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NGƯỜI TRÁNG SINH 
CAO TUỔI NHẤT ĐÃ RA ĐI
N

gười Hướng Đạo mẫu mực năm xưa, Giáo Sư, Nhà Giáo Nhân Dân Nguyễn Lân đã qua đời vào hồi  13 giờ 43 phút ngày 7/8/2003 tại Hà Nội, hưởng thọ 98 tuổi. Giáo Sư sinh ngày 14/6/1906 tại xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên.

Sinh ra trong một gia đình yêu nước và hiếu học, lớn lên cụ chọn ngành Sư Phạm và năm 1932 thi ra trường, đỗ thủ khoa ban Văn trường Cao Đẳng Sư Phạm Đông Dương, và bắt đầu sự nghiệp giáo dục của mình tại các trường Thăng Long, Hồng Bàng (Hà Nội). Sau đó chuyển vào Huế dạy các trường lớn nhất miền Trung thời bấy giờ là Khải Định (Quốc Học), Đồng Khánh và Bách Nghệ (từ 1935–1945).
Thời kháng chiến chống Pháp cụ đảm trách các chức vụ Giám Đốc Học Chính Trung Bộ (1945-1946), Giáo Sư trường Chu Văn An (Hà Nội, 1946), Giám Đốc Giáo Dục Liên Khu 10 (1947-1949). Giám Đốc Giáo Dục Liên Khu Việt Bắc (1949-1951), Chủ Tịch Hội Khuyến Học Việt Nam. Dạy học tại khu học xá Trung Ương (Nam Ninh, Trung Quốc 1951-1956), Giáo Sư Đại Học Sư Phạm Hà Nội từ 1956, Chủ Nhiệm Khoa Tâm Lý Giáo Dục từ năm 1965 cho đến khi về hưu (1971).

Song hành với việc dạy học, cụ viết văn, làm thơ và soạn nhiều sách về giáo dục hết sức quý báu như : Từ điển Pháp-Việt, Việt-Pháp, Từ điển Hán-Việt, Từ điển Chính tả, Thuật ngữ tâm lý giáo dục, Nghiên cứu văn học Việt Nam.

Ngoài các chức vụ trong ngành giáo dục cụ đã từng giữ nhiều chức vụ khác. Ngoài việc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà Giáo Nhân Dân, cụ còn được tặng 1 Huân chương Độc Lập, 2 Huân chương Lao Động, 3 Huân chương Kháng chiến. Giải thưởng nhà nước về các công trình Giáo dục. 

*

Về Hướng Đạo, Hướng Đạo Sinh Nguyễn Lân tham gia ngay từ lúc Hướng Đạo Việt Nam ra đời, đã từng tham dự trại ở Bạch Mã, và cuối trại xé đôi tấm vải chia cho Gà Hùng Biện một nửa làm khăn quàng (1). Hoạt động Hướng Đạo hăng say nhất của cụ là thời ở Huế. Xin trích 2 đoạn ngắn từ lời phát biểu của cụ trong kỳ họp mặt truyền thống Hướng Đạo Việt Nam tổ chức ngày 31/5/1996 tại Viện Bảo Tàng Cách Mạng ở Hà Nội (2).
Kính thưa các anh chị,

Cuối tháng 3 vừa rồi Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh có cho tôi biết là sẽ tổ chức 1 buổi thảo luận về giáo dục thanh thiếu niên bởi vì thấy rằng gần đây thanh thiếu niên của ta hư quá. Đoàn TNCS.HCM muốn rằng anh em chúng tôi góp một số ý kiến về vấn đề này.

Thế thì tôi có viết 1 bài tham luận gửi đến Đoàn, trong đó tôi đề nghị là nên khôi phục lại phong trào Hướng Đạo (vỗ tay)… Phong trào Truyền bá Quốc Ngữ và phong trào Hướng Đạo thực dân không ưa nhưng chúng không dẹp nổi. Tôi còn nhớ phong trào TBQN mà tôi có vinh dự góp phần nhỏ bé của mình. Tôi và nhiều những nam, nữ học sinh của tôi đã trưởng thành trong tinh thần yêu nước, yêu dân như tham gia tích cực vào phong trào ấy, trong khi tuyên truyền cho nhân dân lao động cái tinh thần yêu nước quên mình.

Còn phong trào Hướng Đạo mà tôi cũng có hân hạnh là một Tráng Sinh, quả là một phong trào giáo dục tốt ngoài học đường, với phương pháp giáo dục tốt dựa vào tâm sinh lý của con người qua các lứa tuổi.

Hồi đó tôi là 1 Giáo Sư ở ngôi trường nhiễm đầy ý thức quan lại (3) nhưng cứ đến thứ 7 tôi lại được mặc 1 cái áo nâu và cái quần ngắn vải xanh để đi cắm trại với anh em trong Toán mà phần lớn là học sinh của tôi. Phải nói là trong những buổi sinh hoạt ở rừng núi ấy chúng tôi học tập lẫn nhau về tinh thần yêu nước yêu dân. Phương pháp Hướng Đạo đã rèn cho chúng tôi và nhất là thiếu niên tinh thần tập thể, ý thức tự giác, tự quản, tinh thần tự nguyện, (4)… miệng nói tay làm, giữ nếp sống vui tươi lành mạnh, văn minh. HĐS bảo ban nhau giữ gìn và trau dồi đạo đức và truyền thống tốt đẹp của cha ông. Bằng những trò chơi lớn, nhỏ các HĐS đã rèn luyện cho nhau nếp sống văn hóa với tinh thần Sẵn Sàng làm nghĩa vụ công dân tốt.

Hầu hết các anh em HĐS cũ mà tôi được biết, mà  tôi quen biết như Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Hồ Trúc, Cao Văn Khánh, Lê Duy Thước, (5), Tôn Thất Quỳnh Hào, Bạch Văn Quế (6) v.v… đã theo bác Hồ tham gia cách mạng tháng 8 và đã cùng toàn dân chống Pháp, chống Mỹ đến toàn thắng…

Cũng phải nêu lên đây tâm huyết của một Tráng  Sinh già đối với phong trào: Năm 1996 dù đã ở cái tuổi 90 cụ vẫn thao thức hiện tình của Hướng Đạo với hoài mong được nhà nước cho HĐ chính thức hoạt động. Xin trích một đoạn bức thư của Nhà Giáo Nhân Dân Nguyễn Lân gửi cho người bạn HĐ là Trưởng Bạch Văn Quế (7) (thư đề ngày 25/ 11/1996)

… Sau khi đọc thư của Anh, tôi có biên thư ngay cho Bác Tổng Bí Thư và Cố Vấn Phạm Văn Đồng, đồng thời photocopy thư của anh gửi cho hai vị.

Tôi có nhấn mạnh là anh em HĐ cũ chúng ta đã mong Đảng cho tái lập phong trào Hướng Đạo, không biết có kết quả không (…). Anh nay đã có tuổi mà vẫn sốt sắng đóng góp ý kiến cho Đảng như thế thật là đáng quý. Tôi nghĩ đó cũng là tính chất Hướng Đạo của chúng ta (…).
Tấm lòng của cụ đối với phong trào HĐVN như thế là “tận nhân lực”.

*

Đám tang của cụ được tổ chức vô cùng trọng thể : Các Cơ Quan Ban Ngành Trung Ương, các Đoàn thể đều đến viếng. Các HĐS thế hệ 1945 ngậm ngùi đưa tiễn bậc đàn anh mẫu mực, Châu Thăng Long dù đăng ký sớm cũng nhận số thứ tự 195. Đặc biệt Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đến viếng cụ, chia buồn cùng thân quyến. Một quần chúng mà được ưu ái như thế là vinh dự tột cùng. Hướng Đạo cũng được thơm lây có 1 đoàn sinh như thế.

Xin vĩnh biệt Giáo sư Nhà  giáo Nhân dân.
Xin vĩnh biệt Đại Lão Tráng Huynh mẫu mực
Xin vĩnh biệt.

Ghi Chú:

1.- Thời trước có lệ dùng một tấm vải hình vuông, xé ra thành 2 khăn quàng có hình tam giác. Trong 1 bài viết in trong cuốn ‘Tạ Quang Bửu’,  cụ Nguyễn Lân có viết về việc này và tự hỏi không biết vì thiếu vải không ? Sáo tôi có điện hỏi 2 cuốn ‘Tự điển sống’ của HĐ là Lão Trưởng Nguyễn Thúc Toản và Nguyễn Duy Thu Lương giải đáp. Hai Trưởng cho biết không phải vì thiếu vải mà là một sự việc bình thường của HĐ thời trước.

2.- Họp mặt HĐVN được tổ chức trọng thể tại Hà Nội vào ngày 31–5–1996 kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ nhận làm Chủ Tịch Danh dự Hội HĐVN. Buổi họp mặt thật đông vui (trên 400 người từ mọi miền đất nước về tham dự. Có được thăm thú nhiều nơi: Lăng Hồ Chủ Tịch, Hồ Tây, Chùa Một cột, các Viện Bảo tàng, Đền Hùng, Thành Cổ Loa, Đền thờ Hưng Đạo Vương, Vịnh Hạ Long...

Buổi hội thảo chính thức được tổ chức tại Hội trường.

Trưởng Lê Duy Thước, Trưởng Ban Tổ Chức đã thuyết trình về bản dự thảo phác họa lịch sử phong trào HĐVN. Tham luận góp ý có các vị HĐ ngày xưa: cụ Nguyễn Lân, cụ Tôn Thất Đông, cụ Phan Kim Phụng, ông Nguyễn Cơ Thạch, ông Hồ Trúc, Đại tá Hoàng Minh Phương, Đại tá Phan Thượng Trí, (ôi, sáng ngời, thoắt một cái nay chỉ còn dư vị. Các lão tiền bối tâm huyết ra đi nhanh quá cho nên cái hẹn họp mặt tưng bừng năm 2000 mãi cho đến ngày nay vẫn im lìm)


3.- Có lẽ là Trường Khải Định (Quốc Học Huế).

4.- Thiếu 2 từ đọc không được.

5.- Hai người nữa, đọc không được.

6.- Hoàng Đạo Thúy, Tổng ủy viên Hướng Đạo Bắc Kỳ, Cục Trưởng Truyền Tin, Hiệu Trưởng Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn.

- Tạ Quang Bửu, Tổng ủy Viên HĐ Trung Kỳ, Trại Trưởng HĐVN đầu tiên, Bộ Trưởng Quốc Phòng, Bộ Trưởng Bộ Đại Học…

- Hồ Trúc, Thứ Trưởng Văn Hóa.

- Cao Văn Khánh, Thượng Tướng QĐND, em cột chèo của Trưởng Báo Nghiêm Chỉnh, và là anh rể của Trưởng Hươu Hiền Lành.

- Lê Duy Thước, Hiệu Trưởng Trường Đại Học Nông Nghiệp I Hà Nội, Nhà Giáo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức cuộc họp mặt cựu HĐS.VN năm 1996. Tên rừng là Gà Mờ, giản dị, chơn chất, hết lòng vì HĐ, không may cho chúng ta Trưởng đã lìa rừng năm 1997.

- Tôn Thất Quỳnh Hào.
- Bạch Văn Quế, được anh chị em HĐ thời tiền chiến biết nhiều, vì Trưởng Quế nhiều năm làm Quản Lý trại Trường Bạch Mã. Hết sức tận tụy và năng nổ. Điều đáng quý nhất ở Trưởng Bạch Văn Quế là tấm lòng đối với Hướng đạo. Từ bao nhiêu năm nay, Trưởng đã nhiều lần đệ trình Nhà nước yêu cầu cho HĐ hoạt động. Vốn là một trí thức khoa học và kỹ thuật, Trưởng đã trình bầy rõ ràng khúc chiết về những tinh hoa của phương pháp giáo dục HĐ. Trưởng Quế cũng đã mạnh dạn bác bỏ những luận điệu, những ý nghĩ sai lầm về HĐ, bằng những sinh hoạt cụ thể của HĐVN. Nay Trưởng đã 87 tuổi vẫn nuôi hy vọng HĐVN được tái sinh hoạt, vẫn miệt mài, cặm cụi viết điều trần bằng lý luận sắc bén đi vào ngõ ngách đặc thù của HĐ, không những nêu lên được lý tưởng cao đẹp của phong trào mà còn hiện rõ sĩ khí của một lão Huynh Trưởng khả kính.
Trưởng PHẠM VĂN NĂM
NGỰA DÒ TỪNG BƯỚC
T

rưởng Phạm Văn Nam là Lão Trưởng tiền bối nổi danh về Hướng Đạo là “dò từng bước” mà nổi danh ngoài đời là “Ngũ đại đồng đường”.

Tóm tắt như sau: Tuy là Ngựa nhưng giữa thập niên 1930 cụ Nam đã có xe hơi, thường thường xe này chở anh em HĐ đi đây đi đó.

Theo Trưởng Lão Cò Hấp Tấp kể lại thì: Vào một ngày nọ, trời nắng đẹp, Cụ Nam dùng xe hơi của mình, tự lái đưa anh em từ Hà Nội ra ngoại ô tỉnh Thái Bình. Giữa đường xe chết máy vì ‘buzi’ hư. Cụ Nam lãnh phần đi tìm mua ‘buzi’ mới. Số anh em còn lại ngồi chờ. Chờ mãi, chờ mãi nóng cả ruột chẳng thấy bóng dáng cụ đâu cả. Mọi người đứng lên rồi lại ngồi xuống trông ngóng. Vẫn bặt vô âm tín. Thời gian như đọng lại cho đến khi một người reo lên : ‘Kìa, Cụ kìa’ mọi người reo mừng tở mở hướng về phía cụ. Mừng hơn trẻ thấy mẹ đi chợ về, anh em chạy ùa ra đón… Lạ thật, cụ Nam vẫn ung dung từng bước, từng bước, vô tư nhàn nhã nhìn gió thoảng mây bay. Một anh nói yêu: Gớm chúng tôi lo sốt cả ruột mà cụ thì ung dung ‘từng bước một’ như vào thám du ở đất địch. Danh xưng “Ngựa dò từng bước” phát xuất từ đấy.

Gia đình Trưởng Nam có 3 đặc điểm: Thứ nhất là nhà giáo, đa phần các anh em con cháu là Đại học Sư phạm, thứ nhì là Hướng Đạo: ngoài cụ và người em ruột là Phan Văn Bính là hai HĐS kỳ cựu. Cụ Phan Văn Bính đã có một thời làm Thủ Hiến Bắc Kỳ), thứ ba là gia đình cụ Nam nổi tiếng là ‘Ngũ đại đồng đường’. 

Lúc vào Nam gia đình cụ 5 đời sống chung trong một ngôi biệt thự. Tổng thống thời bấy giờ vốn dòng nho gia quan lại ưa chuyện nề nếp gia phong nên khi nghe tiếng có một gia đình như thế, thích lắm, bèn cho người mang tặng cụ cố bà lúc đó đã 90 tuổi một tấm vóc điều để cụ cố may áo…

Theo Cò Hấp Tấp (Lê-Nguyên-Bách)

Trưởng TRẦN ĐIỀN
GÀ HÙNG BIỆN
[image: image6.jpg]



N

ổi tiếng nhất trong làng Gà là Trưởng Gà Hùng Biện Trần Điền. Trưởng Điền là một trong những Trưởng kỳ cựu nhất của Hướng Đạo Việt Nam; là người chủ trì nhiều Hội nghị quan trọng của Hội. Người thứ hai mở Đường ‘1936’ (sau Trưởng Dã Mã Võ Thanh Minh 1935). Một Tổng Ủy Viên cương quyết khai sinh ngành Kha của Hướng Đạo Việt Nam. Nói về cuộc đời Hướng Đạo của Trưởng Gà thì nhiều lắm. Ở đây chỉ nói chuyện liên quan đến cái tên Rừng Gà Hùng Biện.

Nhiều lần có nghe Trưởng tâm sự: “Mình thích Hùng Hồn hơn là Hùng Biện”. Nghĩ cũng đúng thôi, vì “biện” có thể “bác”, có thể đổi trắng thành đen. Còn “Hùng hồn” là diễn tả trung thực, thành khẩn một vấn đề nào đó. Xin mượn lời Kỹ sư Lê Hữu Khải, một Hướng Đạo Sinh cùng thời với Trưởng Điền, Tráng sinh ở Tráng đoàn Võ Tánh Thanh Hóa, tên rừng là Hổ Hăng, nói về cái “hùng biện” (hùng hồn) của Trưởng Gà:

… Trên một đồi thông sườn thoai thoải bên bờ sông Mã (Thanh Hóa), hơn 200 Tráng sinh hội họp, phần đông là những lý hương thôn ấp, áo nâu, quần cụt và răng đen (thời kỳ của Hướng Đạo thôn quê mà Đạo Thanh Hóa là một thí điểm đầu tiên và thành công nhất). Anh Trần Điền Đạo trưởng và là Trại trưởng khai hội. Những lời mở đầu ngượng ngập và… cà lăm. Nhưng chỉ vài phút sau đó, giọng nói của anh trở nên mạnh dạn, ào ạt như dòng sông Mã cuồn cuộn và biến hóa như đám mây trời. Cử chỉ không rườm rà, lời nói không hoa mỹ, ý không cao xa. Nhưng sức lôi cuốn, thu hút thì quả thật là mãnh liệt. Trên 200 Tráng sinh, lứa tuổi từ 20 đến 40 im lặng ngoài nghe, nét mặt càng lúc càng rạng rỡ. Cả một sự cởi mở tâm tình bộc lộ trên khuôn mặt. Ta không khỏi tự bảo mình – ‘Anh Điền hùng biện thật’. Nét chính của bí quyết hùng biện ấy là một cái gì thành thật, hơn thế, thành khẩn nữa, toát ra trong từng lời nói của anh. Tôi có cảm tưởng anh nói bằng tất cả tấm lòng tha thiết của anh, khiến người nghe có đoạn không đồng ý nhưng cũng đồng tình.

(Trích hồi ký của Hổ Hăng Lê Hữu Khải)

Một mong ước của Trưởng Gà Hùng Biện không thành: - Họp bạn Hướng Đạo vùng Châu Á Thái Bình Dương tại Đà Lạt, để giới thiệu non sông gấm vóc Việt Nam. Dự án tuyệt vời này sắp hoàn thành thì Trưởng đã vĩnh viễn ra đi.
Lão tráng 
ĐẶNG VĂN VIỆT
Đọc sách của “ĐỆ TỨ QUỐC LỘ ĐẠI VƯƠNG”
F

estival Huế 2004 bị cơn bão trái mùa quấy nhiễu nên vắng khách. Tôi đang ngồi xem TV thì Trưởng Hươu Hiền Lành đến, lúc 10 giờ đêm.

Việc gì đã khiến vị Huynh trưởng 80 tuổi này đội mưa gió lặn lội từ Vĩ Dạ lên An Cựu? Cũng là chuyện Hướng Đạo thôi. Anh hào hứng kể lại chuyến ra Hà Nội gặp anh em, đặc biệt là đuợc gặp một HĐS kỳ cựu: Ông Đặng Văn Việt, người Trung Đoàn Trưởng kiệt hiệt của Trung đoàn 174 Cao Bắc Lạng anh hùng.

Trưởng Hươu Hiền Lành phấn khởi cho hay ông Việt là người có lòng với Hướng Đạo. Trong hoàn cảnh hiện nay hy vọng ông có thể góp phần xây dựng phong trào… Trước khi ra về Trưởng Hươu căn dặn: “Nếu muốn biết cuộc đời hào hùng của vị Trung Tá này thì tìm đọc 2 cuốn: Hồi ký của Người lính già Đặng Văn Việt, Đường 4 rực lửa”.

*

Phần vì tò mò muốn biết vị Tráng sinh Tráng đoàn Lam Sơn năm xưa đã phụng sự Tổ quốc như thế nào, phần vì cảm động sự tâm huyết của vị huynh trưởng dù tuổi đời chồng chất vẫn nặng lòng với Phong trào HĐVN. Tôi đến các hiệu sách, rất không may, chẳng còn chỗ nào bán. Như thường lệ tôi tìm đến Trưởng Thu Lương, cuốn tự điển của những sự kiện nhân vật Hướng đạo ngày xưa.

Y như rằng. Vừa nghe tôi nói xong, trưởng Lương cười vui: “Có đây! Có đây!” rồi Trưởng nhanh nhẹn đến kệ sách lấy 2 cuốn đưa cho tôi bảo : 

- “Đem về đọc thoải mái”.

Về nhà tôi say mê đọc cả 2 cuốn (Đường 4 rực lửa và, Hồi ký Người lính già Đặng Văn Việt, chiến sĩ đường số 4 anh hùng). Qua 2 cuốn sách này đã nói lên trang quân sử oanh liệt của Trung đoàn 174, đơn vị chủ lực của 3 tỉnh Cao Bắc Lạng, dưới sự chỉ huy tài tình của ông Đặng Văn Việt đã làm cho kẻ thù khiếp sợ và kính nể tôn ông là “Tigre gris de la RC 4: Grand Seigner de la RC 4” (Hùm xám đường 4, Vua đường 4). 
Cuốn sách Đường 4 rực lửa đã được Đại Tướng Võ Nguyên Giáp viết thư hoan nghênh (thư viết tay đề ngày 19/8/1987) và Đại tướng Chu Huy Mân đề tựa.

Khi khoác áo chiến binh cũng như khi chuyển ngành và cả lúc về già ông luôn sống hết mình, lạc quan yêu đời… chu toàn mọi trách vụ được giao phó.

Đọc xong 2 cuốn sách tôi thấy lòng bâng khuâng tưởng nhớ và kính phục các huynh trưởng Hướng đạo ngày xưa sống cuộc đời: “Trẻ xông pha, già mẫu mực”. Rải rác trong các trang sách ông Đặng Văn Việt đã tự hào mình là 1 HĐS. Xin được trích ra đây một số ý mà lão Tráng huynh  “Đại vương đường số 4” đã viết:

… Trong suốt cuộc đời có một trò chơi đã đem lại cho tôi nhiều bổ ích, đấy là trò chơi “Xì cút”.

… Tôi tham gia Hướng Đạo từ năm 17, 18 tuổi, vào Hướng đạo hàng tuần tôi được đi cắm trại, hoặc họp đội: học hát, học đóng kịch, học tháo buộc nút, hoăïc cứu thương, học băng bó, cách tự nấu ăn trong rừng, tìm phương hướng lúc lạc giữa rừng, ngoài biển, trong đêm tối, học làm trinh sát, học làm cầu, làm bè mảng qua sông. Ngoài ra chúng tôi còn phải thực hiện những điều:

* Mỗi ngày làm một việc thiện (BA). 

(Điều này đã tạo cho tôi thói quen nghĩ đến người khác, thương người như thể thương thân).

* Hướng Đạo Sinh tôn trọng lời hứa, làm việc đúng giờ, tính từng phút từng giây. HĐS không nói láo.

* HĐS không bao giờ lấy của ai, trả lại của rơi nhặt được.

* HĐS yêu lịch sử, yêu Tổ quốc, tôn kính các anh hùng hào kiệt.

Là một học sinh, sinh viên đại học, lại là cậu ấm con quan, một bước là lên xe, ở nhà lầu, quen nếp sống thành thị, nhưng chính nhờ những năm tháng đi làm Hướng đạo sinh, làm Tráng sinh mà tôi đã tự rèn được cho mình trở thành con người tháo vát, xông pha, rất mau lẹ thích ứng với mọi hoàn cảnh sống… gian khổ đến mấy tôi vẫn chịu được. Tôi luôn tôn trọng giữ đúng lời hứa, làm việc hết sức đúng giờ, không tham nhũng, không bị tha hóa, 58 năm theo cách mạng tôi không tham nhũng… tới nửa xu. (trang 53, 54 Người lính già).

Trong sách ông viết nhiều chuyện về HĐ ngày xưa. Thuận dịp sẽ trích đăng.

*

Cuốn hồi ức của ông Việt viết hết sức giản dị trong nhiều sự kiện hết sức đặc biệt và lý thú. Cuốn sách hấp dẫn tôi đọc không ngừng nghỉ. Thích thú với cuộc đời sôi động lạ lùng của 1 Tráng sinh.

- Xuất thân con nhà “danh gia vọng tộc”, đang học năm thứ 3 Y khoa thì xếp bút nghiên tham gia kháng chiến chống Pháp.

Cuộc đời, cuộc sống của ông thật sôi nổi và đầy bất ngờ như cánh đại bàng vút lên cao chín tầng mây; là một trong 2 người ngày 21/8/1945 đã hạ cờ quẻ Ly và thượng cờ Đỏ Sao vàng lên Kỳ đài Ngọ môn. Ông tóm quan tư Tây ở Hiền Sĩ, bắt gọn quan ba Pháp ở Thuận An. Rồi ông chỉ huy mặt trận đường 9, đường 7 sang tận thượng và hạ Lào. Nhưng oanh liệt nhất, kiêu hùng nhất là khi ông làm Trung Đoàn Trưởng E 174 Cao Bắc Lạng, vẫy vùng ngang dọc quốc lộ 4, quân thù khiếp đảm gọi ông là Hùm Xám, là Đại vương Quốc lộ 4. 
Đến năm 1953, sau chiến dịch Tây Bắc thì Đại vương đi học lớp Trung Cao khóa 8 trường Sĩ quan Lục quân Việt Nam. Đến năm 1960 thì chuyển ngành về Bộ Xây dựng, Bộ Thủy sản. Trong cương vị Cục phó ông ngỡ ngàng nhận ra mình quá kém cỏi trong lãnh vực mới mẻ này. Ông nghĩ ‘không có cái nhục nào bằng cái nhục dốt nát’ nên chỉ sau một tuần nhận việc là ông đến trường Đại học Bách khoa ‘dùi mài kinh sử’. Miệt mài học tập 5 năm sau ông nhận được mảnh bằng đỏ Kỹ sư Xây dựng, hệ chính qui. Từ đó ông an tâm chiến đấu trên mặt trận xây dựng cho đến khi về hưu, năm 1980.

Cuộc đời vượt khó của ông là 1 thiên anh hùng ca nhưng tôi cảm khái nhất mấy điểm sau :

* Ông đem rau quả do chính ông tăng gia sản xuất được, ra ngồi chồm hổm bán ở lề đường. Đắt khách lắm. Mỗi khi có Công an xuất hiện là ông túm hàng chạy có cờ.

* Đầu tiên ông bán bánh gai. Sau khi nghiên cứu thị trường vỉa hè, ông kèm theo bánh susê, kẹo lạc, kẹo vừng, bánh dẻo, bánh nướng, lạc rang, thịt bò khô… bỏ mối cho các quán cóc bên đường. 

* E 174 anh hùng mà ông là vị Trung đoàn Trưởng đầu tiên, tính đến nay đã có 1 Đại Tướng, 1 Thượng Tướng, 6 Trung Tướng và 12 Thiếu Tướng. Còn ông vẫn là Đại Vương Đệ tứ Quốc lộ …

Tây họ nói cụ Việt là ‘Soldat oublié’. Không đúng. Phải là ‘Héros oublié’ mới đúng.

Từ nãy giờ là cảm xúc của một độc giả trước một tác phẩm hay, lạ. Giờ xin thưa một điều :

- Dòng 8 trang 267 cụ viết: ‘Tôi sẽ cố làm thêm việc gì có ích làm cho cuộc đời đã đẹp càng đẹp thêm’. Trong trang 45 cụ viết: ‘một thói quen trong gia đình Hướng Đạo Sinh, đó là, mọi người đều là anh em (salut frère) thế nên tôi có thói quen gọi cụ Thúy là anh Thúy(
Vậy thì tôi xin được gọi cụ bằng anh. – Thưa anh Việt! Cuộc đời của anh khi lên cao lúc xuống thấp đều thành công viên mãn. Có lúc tưởng chừng như bại anh lại chuyển thành thắng. Trong vai trò Tráng sinh Lam Sơn năm xưa chắc anh đã rõ HĐVN ngày  trước và bây giờ:

“Cờ đang giữa cuộc không còn nước”

Mong anh ra sức đi cho một nước cờ, xem sao.

ĐÔI DÒNG VỀ TRÁNG SINH PHẠM NGỌC THẠCH
[image: image7.jpg]



T

rưởng Phan Kim Phụng lập Tráng đoàn Chí Hòa tại Sài Gòn. Có 4 tráng sinh đặc biệt là dân Tây học về, đó là Bác sĩ  Phạm Ngọc Thạch, Luật sư Thái Văn Lung, Nha sĩ Nguyễn Văn Thủ, Kiến trúc sư Kha Vạn Cân. Vì quen sống ở Tây nên họ thường nói tiếng Pháp khi dự họp nên sau đó luật Tráng đoàn quy định: “Ai nói tiếng Pháp thì phải phạt 1 hào”.

Mỗi khi có Trại, anh em ý tứ để 4 tráng sinh này ngủ chung một lều và để vào đó một cái mũ, để các anh tự động nộp phạt. Sáng ra thường thường cái mũ có rất nhiều tiền, vì các anh đã tự giác nộp phạt.

Về sau cả 4 người đều tham gia kháng chiến chống Pháp, giữ nhiều chức vụ quan trọng và đến nay cả 4 vị đều được đặt tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây, chúng tôi xin có đôi dòng về các tráng sinh này.

Phạm Ngọc Thạch sinh ngày 7 tháng 5 năm 1909, du học Pháp và đỗ bằng bác sĩ y khoa, lấy vợ đầm rồi cả hai về sống tại Việt Nam. Mở phòng mạch từ thiện tại Sài Gòn.

Ông tham gia cách mạng ở Sài Gòn từ thời kỳ Mặt trận Bình dân (1936-1939), vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 3 năm 1945. Phạm Ngọc Thạch là một trong những thầy thuốc chuyên khoa lao đầu tiên ở Việt Nam.

Không chỉ là một tráng sinh, mà Phạm Ngọc Thạch còn là một thủ lĩnh của tổ chức Thanh niên Tiền phong từ tháng 3 năm 1945, tham gia cướp chính quyền tháng 8 năm 1945.

Từ 27 tháng 8 năm 1945 là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Ủy viên Ủy ban Nhân dân Nam bộ, rồi lần lượt Thứ trưởng Phủ Chủ tịch, Trưởng phái đoàn Chính phủ tại Nam bộ (1948-1950), Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Đặc khu Sài Gòn - Chợ Lớn, Thứ trưởng Y tế (1954-1958), từ năm 1958 là Bộ trưởng Bộ Y tế.

Là người có công lập mạng lưới Y tế nông thôn khắp nước, đẩy lùi các bệnh: lao, sốt rét, bệnh mắt hột. 

Tại Đại hội Liên hoan Anh hùng Chiến sĩ Thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1958), Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đã được nhà nước tuyên dương Anh hùng Lao động đầu tiên của ngành Y tế.  

Ông mất ngày 7/11/1968. Để tưởng nhớ người đã có công đẩy lùi bệnh lao, bệnh viện lao Hồng Bàng được đổi thành BV Phạm Ngọc Thạch.

Trưởng RAOUL SERÈNE
HÉRON
T

rưởng Raoul Serène là một HĐS Pháp (Scout de France), đã từng sống và hoạt động với Hướng Đạo Việt Nam nhiều năm. Chính ông là Trại Trưởng HL đầu tiên của HĐĐD từ ngày mồng 3 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 1936 tại đồi Tùng Nguyên Đà Lạt.

Ông là người đóng góp nhiều công sức gầy dựng HĐVN. Chúng tôi xin đăng bài viết của ông đăng trên báo Phù Đổng xuất bản tại Pháp do Trưởng Cọp Yên Tử dịch sang Việt ngữ để bạn đọc thấu rõ HĐVN thuở ban đầu.

****

Năm 1935, trong thời kỳ thi hành quân dịch, tôi đã đến Việt Nam, lúc bấy giờ còn gọi là An Nam, trên chiến hạm Astrolabe của Hải quân Pháp. Công việc của tôi là tu chỉnh lại bản đồ hải phận Đông Dương. Cứ tưởng rồi đây, sau thời kỳ quân dịch, bước vào đời sống tìm sinh kế, là chấm dứt hoạt động Hướng Đạo, nhưng may thay, trong thời gian này, tôi vẫn còn có cơ hội hoạt động cho Phong trào

Còn nhớ, vào năm 1921, tôi mới 12 tuổi, còn là một Thiếu sinh hạng nhì của Hướng Đạo Pháp, với chiếc thẻ số 724. Lúc bấy giờ Hướng Đạo Sinh chưa có bao nhiêu. Nhưng đời sống Hướng Đạo của tôi qua các giai đoạn từ Thiếu sinh đến Đoàn trưởng rồi Tráng trưởng cũng như thời gian sống trong quân ngũ, đều không phải là đề mục của bài này, mà là để nói về Hướng Đạo Hải ngoại, lúc bấy giờ còn gọi là Hướng Đạo thuộc địa.

****

Khi tàu cập bến Sài Gòn, tôi tiếp xúc được ngay với cha Louison, một vị linh mục thừa sai, tại giáo xứ và là tuyên úy của đoàn Hướng Đạo Pháp (Scout de France) do Trưởng Grassin điều khiển và vợ anh, chị Grassin, cũng coi Bầy. Cha cho biết, bây giờ tại Sài Gòn còn có một đoàn Hướng Đạo Pháp EDF (Éclaireur de France), do Trưởng Griffon (năm 1947 làm Trưởng phái đoàn HĐ Đông Dương đi dự họp bạn Quốc Tế Moisson tại Pháp (Jamboree de la Paix) làm Đoàn trưởng, một đoàn Hướng Đạo Việt Nam của Trưởng Trần Văn Khắc, và một đoàn Hướng Đạo Tin Lành Pháp (EU) nữa. Nhưng trong hai năm 1933 và 1934, tôi ít khi được sống trên đất liền để có thể chơi Hướng Đạo. Trái lại, tôi luôn phải theo tàu đi đây đó.

Công việc hoàn tất ở miền Nam Đông Dương, tàu ra Bắc, cập bến Hải Phòng, thả neo ngay nơi gọi là Bến Ngự. Ở Bắc, tôi có nhiều dịp tiếp xúc cùng với anh chị em Hướng Đạo Bắc Việt, nhất là các đơn vị Hướng Đạo Việt Nam và mấy vị Nam Nữ Hướng đạo Pháp tại thành phố Hải Phòng.

Hết hạn quân dịch, tôi được bổ nhiệm làm việc tại Hải Học Viện Nha Trang và từ ngày ấy tôi không còn có dịp tiếp xúc với anh chị em Hướng Đạo như trước nữa, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt

****

Đến năm 1935 và 1936, tôi có dịp trở lại Sài Gòn và tham dự một Trại Họp Bạn lần thứ nhất (Họp Bạn Huynh Đệ) của Hướng Đạo Đông Dương tại sân vận động Mayer. Hàng trăm lều vải đã được dựng lên với khoảng 500 trại sinh từ Bắc Trung Miên tham dự. Anh André Consigny đã chụp một không ảnh của trại này, mà ngày nay tôi vẫn còn giữ được một tấm trong hồ sơ Hướng Đạo của tôi.

Nhờ có cuộc Họp bạn này mà Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương được thành lập. Nhưng vấn đề khó khăn đã đi ra ngoài nguyên tắc chỉ đạo khắc khe mà đi đến chỗ chấp thuận của Ban điều hành tại Paris. Mọi người đều cố gắng để tạo cho được một mối tương quan giữa Việt Pháp. Các Trưởng André Lefèvre, Raymond Schlemmer, Niédrist đã thành công trong việc vận động xây dựng này.

Riêng tôi, tôi cũng tạo nên một hướng đi mới, vượt hẳn nếp sống Hướng Đạo của tôi xưa, với tập “Sổ Tay của Giới Trẻ” (Les Cahiers de la Jeunesse) để nối thêm tình thân mật giữa Thanh niên Việt Pháp. Trưởng Cung Giũ Nguyên đã tiếp tay với tôi trong việc trước tác này. Và cũng từ đó, Liên Hội Hướng đạo Đông Dương có thêm tôi tham gia công tác.

****

Năm 1936 và 1939, Liên Hội đã tổ chức một Trại Huấn Luyện huynh trưởng tại Đà Lạt. Huấn luyện viên là các Trưởng André Lefèvre, Isard, với một số Trưởng Việt Nam và tôi. Trù liệu sẽ cấp Bằng Rừng cho những Trưởng sau khóa học, nên Liên Hội đã cử Trưởng Fennec Tạ Quang Bửu đi dự huấn luyện tại Trại Trường Giwell Park.

Sau này trại huấn luyện cố định đặt tại Bạch Mã, tôi không biết có bao nhiêu khóa tổ chức tại đây, vì tôi chỉ tham dự một vài lần vào năm 1941 và 1942, lúc Trại Trường đã được tổ chức và mở rộng có qui củ, nhờ một Tráng sinh, anh Bạch Văn Quế, sống thường trực tại Trại. 

Khóa sinh đến Trại phải qua một cuộc thử thách gay go là: leo một đường dài và dốc, từ ga xe lửa Cầu Hai đến Trại Trường nằm trên đỉnh núi Bạch Mã (khoảng 17 cây số) giữa rừng núi, có nhiều suối chảy quanh co.

Vào năm 1941, Liên Hội đã tổ chức một Trại Họp Bạn tại đồi Quảng Tế gần Nam Giao Huế. Không khí của Đế Đô tưng bừng, náo nhiệt khác thường, với những khuôn mặt trẻ đầy sinh lực, vui tươi đầy hăng hái. Rồi, nào là trò chơi lớn, nào là lửa trại, nào là chào hỏi tay bắt mặt mừng của những người anh em thân thiết mà chưa từng gặp mặt. Hoàng Đế Bảo Đại cũng đã đích thân đến thăm trại. 

Hiện tôi còn giữ được nhiều tấm ảnh, giở ra vẫn còn nhận diện được nhiều Trưởng quen biết.

****

Khoảng 1944, tại Hòn Mót (Bảy Miếu) Nha Trang, có cuộc Họp Bạn của Tráng sinh. Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương được 10 tuổi, cái tuổi bắt đầu khó khăn của Thiếu, Ấu sinh lúc đầu. Họ đã đến tuổi dậy thì, với tánh nết thay đổi khác, kể từ trại họp bạn này. Tại đây, tôi vẫn còn giữ được nhiều kỷ niệm quý báu. 

Chiều ngày bế mạc, Trại Trưởng Isard, nửa khoan khoái nửa suy tư, đã nói với tôi rằng “Các Tráng sinh đã hăng hái đương đầu với bổn phận Tráng sinh của họ đến phút chót. Họ đã trưởng thành, vai trò của chúng ta từ nay kể như chấm dứt”. Tuy nói vậy nhưng chắc anh không quên ghi nhận rằng, sau khi rời trại, họ cũng không khỏi có một niềm lo cho những ngày sắp tới của họ.

Tại Hòn Mót, những thanh niên ấy đã sống với nhau những dây phút còn sót lại của cuộc đời, dưới huy hiệu Hướng đạo và vớt vát lấy tất cả những gì quý giá nhất của tuổi trẻ, mà sau này, họ sẽ không còn tìm thấy trong đời sống xã hội nữa.

Le Héron

Ghi chú:

Một vài sự kiện có thể Raoul Serène nhớ nhầm như:

- Trưởng André Lefèvre không có mặt ở Trại Tùng Nguyên năm 1936.
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Trại Trưởng Serène và Ban HL dùng cơm trưa 

tại Trại HL Tùng Nguyên Đà Lạt Août 1936
PHẠM BIỂU TÂM
(1913 – 1999)
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Người tráng sinh lý tưởng
T

rưởng Phạm Biểu Tâm chào đời vào ngày 13/12/1913 trong một gia đình Nho giáo và khoa bảng tại làng Nam Trung, tổng Sư Lỗ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội tổ của Trưởng là Cụ Tổng Binh Phạm Tân, quê quán ở làng Long Phú, tỉnh Gia Định, được triệu về kinh đô Huế làm quan dưới triều vua Tự Đức (khoảng năm 1864). 

Thân phụ của Trưởng là Cụ Phạm Hữu Văn, Tiến sĩ  khoa Quý Sửu. Được bổ làm quan Bố Chánh tỉnh Thanh Hóa, hưu trí với hàm Thượng Thơ.

Tuy làm quan ở Trung, nhưng thường tưởng nhớ đến cố hương, Cụ đã cùng các bạn đồng liêu quê miền Nam lập ra làng Nam Trung, (lấy hai chữ Nam và Trung ghép lại). Đây là một làng có rất nhiều nhà quan lại nằm san sát bên nhau và rất ít nhà dân, không có lũy tre bao bọc như những làng khác. Trưởng Phạm Biểu Tâm đã ra đời trong ngôi nhà này.

- Lúc còn nhỏ, học Tiểu học ở trường Đông Ba Huế, cấp Trung học ở trường Vinh (Collège de Vinh), cấp Tú tài ở trường Quốc Học Huế và trường Bưởi (Lycée du Protectorat), Hà Nội.

- Năm 1932, theo học ngành Y tại trường Đại học Y Dược khoa Hà Nội, nội trú bệnh viện, là môn đệ của Thạc sĩ P. Huard, Khoa Trưởng Y Dược khoa Hà Nội kiêm Giám đốc bệnh viện Phủ Doãn (BV Yersin).

- Năm 1944, kết hôn với chị Công Tằng Tôn Nữ Tuyết Lê (một Nữ HĐS Éclaireure de France) sinh hạ được 3 trai 2 gái.

- Năm 1947, sang Pháp du học, đậu bằng Thạc sĩ Y khoa với chuyên khoa giải phẫu và được bổ nhiệm làm Giáo sư Thạc sĩ Y khoa tại trường Đại học Y khoa Hà Nội.

- Năm 1950-1954, là Giám đốc bệnh viện Phủ Doãn Hà Nội.

- Giảng sư tại trường Đại học Y khoa.

- Phó Giám đốc trường Quân y Việt Nam.

- Tại Sài Gòn, từ năm 1954-1975 đã giữ chức vụ Khoa trưởng trường Đại học Y khoa Sài Gòn, Trưởng khoa Ngoại tổng quát bệnh viện Bình Dân.

Vì muốn thực hiện lý tưởng cao cả của đời mình, Trưởng đã đem hết tâm lực và thì giờ vào việc săn sóc bệnh nhân và đào tạo y sĩ cho nước nhà, xem thường lợi danh nên không mở phòng mạch tư để khám bệnh kiếm tiền như phần đông các y sĩ khác và đã nhiều lần từ chối chức vụ Bộ trưởng Y tế . 
- Sau năm 1975, vẫn tiếp tục dạy học tại trường Y Dược Sài Gòn và làm việc tại bệnh viện Bình Dân.

- Năm 1984, bị tai biến mạch máu não.

- Năm 1989, được chính phủ cho sang Hoa Kỳ chữa bệnh và đoàn tụ với gia đình.

- Tạ thế vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 11/12/1999 tại tư gia ở Santa Ana, Orange County California, hưởng thọ 86 tuổi.

VỀ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẠO

Gia nhập Tráng đoàn Lam Sơn năm 1935, đồng lứa với các Trưởng Tôn Thất Tùng, Trần Duy Hưng, Vũ Văn Cẩn, Nguyễn Sĩ Dinh, Tôn Thất Thiện, Vũ Văn Hoan, Tôn Thất Hoàng, Bửu Lư, Tôn Thất Hanh… Tham dự khóa huấn luyện Dự bị Tráng số 1 tại Rừng Sặt, Khóa huấn luyện Bạch Mã Tráng số 5 năm 1942 tại Trại trường Bạch Mã  do Trưởng Tạ Quang Bửu làm Khóa Trưởng. 

Năm 1954, khi làm việc tại Sài Gòn, mặc dù công vụ đa đoan, Trưởng Tâm vẫn nhận làm Trưởng Ban Bảo trợ cho Tráng đoàn Bạch Đằng theo lời yêu cầu tha thiết của Tráng Trưởng Trần Trung Du. Giúp đỡ tài chánh để Tráng đoàn xuất bản nội san “Sóng Bạch Đằng”.

Trong Đoàn phả Tráng đoàn Bạch Đằng Sài Gòn, còn lưu bút của Trưởng Phạm Biểu Tâm như sau: “Đã lâu lắm không được khoác áo Hướng Đạo mà anh Tráng trưởng cứ bắt vào Ban Bảo trợ cho kỳ được thì không biết có dám hay không. Nhưng tự xét lại, vẫn hằng sống với tôn chỉ cụ B.P nên còn ít tinh thần đem ra ủng hộ anh em vì anh em còn ưng muốn; cũng mong anh em thông cảm cho. Thời gian đã trôi qua nhiều và đã trải qua bao phen để người ta đem Hướng Đạo ra làm vấn đề nghị luận và hơn nữa dễ hồ nghi. Khiến cho bạn trẻ đã phải do dự mặc dầu hăng hái muốn vào Hướng Đạo.

Bổn phận các anh là phải làm sao cho người ta hết “đánh dấu hỏi” nữa. Thân ái chào các anh “Thăng Tiến”.

Phạm Biểu Tâm, 29 tháng 2 năm 1960

Lúc còn tại thế, Trưởng Tâm có một đời sống bình dị và khiêm tốn, tánh tình nhân hậu, đức độ, hiền hòa, không bao giờ biểu lộ thái độ kiêu căng khiếm nhã đối với bất cứ ai dù chỉ là nhỏ nhặt. 
Để tưởng nhớ người Tráng sinh mẫu mực này Trưởng Trần Trung Du nguyên Tráng Trưởng Bạch Đằng đã tổ chức Lễ Tưởng Niệm và cầu siêu nhân Lễ Bách Nhật và hồi 9g30 tại Chùa Phước Hải, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh. 

Buổi lễ diễn ra thật trang trọng với thành phần quan khách tham dự gồm có các y bác sĩ, Sở Y Tế, Trường Đại Học Y Dược, bệnh viện Bình Dân, cảm động nhất là các nhân viên y tế từng phục vụ ở bệnh viện Phủ Doãn Hà Nội cũng đến tham dự. Phía Văn Nghệ sĩ có luật gia, nhà biên khảo Long Biên, Nhà thơ Hoàng Hương Trang, nhà thơ Hồng Sơn, Nhạc sĩ Giác An đệm nhạc các bài hát trong buổi lễ, Nhà thơ Tiêu Nhơn Khải đọc tiểu sử người quá cố, Điêu khắc gia Cao Bá Hưng (Tê Giác Trầm Tư) đọc bài thơ điếu cảm động như sau:
Được hung tin từ “Ca-li” khấp báo

Đã mất rồi bác sĩ PHẠM BIỂU TÂM

Chúng tôi nhìn nhau, mắt mắt đăm đăm

Anh không chết, Anh vẫn còn sống mãi

Danh tiếng Anh ngàn năm còn lưu lại

Trong chúng tôi, trong lớp lớp đàn em

Hôm nay đây, trên mảnh đất SÀI GÒN

Chúng tôi cúi dâng nén hương tưởng nhớ

Nhớ khi xưa, từ chúng tôi gặp gỡ

Tới bây giờ… Anh giúp đỡ, động viên

Rời Bắc vào Nam, thế sự đảo điên

Trạng huống ngửa nghiêng… Anh đều gần gũi

Hiện còn biết bao nhiêu là buồn tủi

Anh ra đi, để lại những tiếc thương

Với tinh thần HƯỚNG ĐẠO sẵn kiên cường

Chúng tôi hứa: Noi gương Anh tận tụy

Hình như Anh phảng phất trên bài vị

Đang mỉm cười NHÂN ÁI nhìn chúng tôi

Muốn khuyên răn - nhưng - không nói nên lời

Vì cảm kích - hay - âm dương cách biệt

Xin Anh nhận một nỗi buồn da diết

Của chúng tôi phải vĩnh viễn xa Anh

PHẠM BIỂU TÂM lừng lững trên trời xanh

Đang kiêu hãnh bước đi vào BẤT DIỆT

Bốn câu thơ Trưởng để lại cho đời đã nói lên cái tâm chân thật của mình:

“Trăm năm trước, thì ta chưa có

 Trăm năm sau, có cũng như không

Cuộc đời sắc sắc không không

Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi”

Thân xác Trưởng Phạm Biểu Tâm nay đã trở về cát bụi, nhưng tên tuổi của Trưởng đã gắn liền với lịch sử nền Y Dược Khoa nước nhà.
Vài mẩu chuyện nhỏ liên quan :
Mẩu chuyện 1: LÒNG YÊU NƯỚC
Sau năm 1975 có cuốn sách nhan đề: “Người Trinh Sát” thuật lại chuyện nêu đích danh bác sĩ Phạm Biểu Tâm đã không ngại nguy nan ra tay giúp đỡ một cán bộ cao cấp của Việt Minh, đó là thời gian ông làm việc ở bệnh viện Phủ  Dzoãn có nhận 1 người bệnh nặng. Với tài quan sát của một HĐS ông nhận rõ đó là một cán bộ Việt Minh nên ông đã âm thầm tận tình cứu chữa.
Mật thám Pháp cũng thính lắm, chúng đến bệnh viện đòi bắt người bệnh ấy. Ai mà chẳng sợ thế lực của mật thám Pháp nhưng bác sĩ Tâm đã cam đảm phản đối việc bắt bớ này, viện cớ nếu bệnh nhân này không được chăm sóc tại bệnh viện thì sẽ chết. Đêm ấy tổ chức đã đưa người bệnh nhân đó ra khỏi bệnh viện để về chiến khu.

Về sau, trong một bữa cơm thân mật của gia đình, Tiểu Mai - em dâu của bác sĩ hỏi:

“Vì lòng yêu nước hay vì y đức mà anh đã cư xử như vậy”

 Thì ông đáp: “Cả hai cộng thêm với từ tâm của một HĐS”.
Mẩu chuyện 2: NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT 
Năm 1945 một đại hội huynh trưởng thu hẹp được triệu tập tại Hà Nội để bàn chuyện Hướng Đạo cứu quốc. Ai cũng đồng thuận việc “Cứu quốc”vì lời hứa và luật HĐ đều qui định HĐS phụng sự và trung thành với Tổ quốc, nhưng khi bàn đến việc đổi danh xưng Hướng Đạo Việt Nam thành Hướng Đạo Cứu Quốc thì sóng gió nổi lên, phe thuận và phe không thuận đả nhau kịch liệt. Trong đường tơ kẻ tóc hội nghị tưởng chừng như tan rã trong hỗn loạn và chia rẽ thì bác sĩ Phạm Biểu Tâm Trưởng Toán y tế của của Tráng đoàn Lam Sơn bước lên diễn đàn, từ tốn nói: “Thưa các huynh đệ , hội nghị chúng ta với lý tưởng phục vụ cho trẻ em cũng là phụng sự tổ quốc, chúng mình trong hoàn cảnh nào cũng vẫn là huynh đệ thâm giao, hôm nay đừng vì một danh xưng mà chúng ta đành đoạn (nói đến đây ông rơi nước mắt nghẹn lời). Cả phòng họp yên lặng, không khí chùng hẳn xuống. Nhiều người xúc động và hội nghị tiếp tục trong bầu không khí êm dịu hơn. Hội nghị kết thúc lơ lửng với danh xưng HĐVN như cũ với đoàn huynh trưởng lặng lẽ đưa đám tang anh Lê Trác, một thanh niên tuấn tú (lời của Trưởng Dã Mã viết trong Hồi ký HĐVN thời khởi thủy). Trưởng Trác là một huynh trưởng giỏi của Hà Nội, đã qua trại Bằng Rừng ở Bạch Mã với kết quả A+  cả 3 phần (theo Tenir số 7, 1943) là người trong hội nghị đã tích cực ủng hộ danh xưng HĐ cứu quốc, anh đã đột ngột qua đời vì căn bệnh typhus. Rồi khi chiến tranh Việt – Pháp bùng nổ, mùa thu 1946 cả HĐVN và HĐCQ đều xếp lều trại hàng hàng lớp lớp hăng hái lên đường, không phải lên đường thông thường của Tráng Sinh mà lên mà lên đường kháng chiến. Họ đã làm vẻ vang cho HĐ với câu nói của cụ Nguyễn Lương Bằng: “Hướng Đạo họ làm gì cũng được và đặc biệt là không biết ăn cắp” (Xin đọc những trang sử hào hùng này trong cuốn 2: “Lên Đường”).
Những người tham dự đại hội này, ngoại trừ cụ Vũ Văn Hoan (Diều Lãng Bạc) năm nay 97 tuổi ở Hà Nội, cụ Bạch Văn Quế (Gấu Kiên Nhẫn), 93 tuổi, hiện ở Huế, hầu hết đã là người thiên cổ. Chuyện đã 64 năm nhưng những giọt nước mắt hòa ái của Tráng sinh Phạm Biểu Tâm vẫn mãi mãi là một hoài niệm êm ái nhắc nhở chúng ta phải thương yêu nhau.

TƯỞNG NIỆM
Anh TẠ QUANG BỬU
[image: image10.emf]
C

ách đây không lâu, một hôm nhân đến quận 14, Paris, thăm thầy Nguyễn Huy Bảo, cựu Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, tôi được thầy tặng cho một bức ảnh chụp tại Huế vào khoảng 1936. Trong ảnh này, theo thứ tự từ trái sang phải, ta thấy có các giáo sư Nguyễn Thúc Hào, Đào Duy Anh, Nguyễn Lân, Tạ Quang Bửu và Đào Đăng Vỹ, Nguyễn Huy Bảo. Người đứng giữa giáo sư Tạ Quang Bửu và Đào Đăng Vỹ và trưởng Niédrist, một trong những trưởng đã đứng lên tranh đấu sáng lập cho được Hội Hướng Đạo Việt Nam, độc lập, tách rời ra khỏi Hội Hướng Đạo Pháp.

Đây là một nhóm trí thức quan tâm đến việc dìu dắt thanh niên để “sẵn sáng phục vụ” nhân dân và Tổ quốc, theo đúng phương châm và tinh thần của Hướng Đạo.

Các thầy, các trưởng này đã có công đào tạo chúng tôi thành người hữu dụng, còn chúng tôi, về sau, đã phục vụ theo chiều hướng nào? Đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân chúng tôi. Không vì thế mà quên ơn các thầy, các trưởng được.

Riêng phần tôi, tôi còn nhớ mãi công ơn của các thầy: Giáo sư Nguyễn Huy Bảo đã dạy cho chúng tôi ý thức được vì sao phải tôn trọng “sinh mệnh và phẩm giá con người”, Nguyễn Lân đã đem lại cho chúng tôi lòng “tự hào dân tộc” qua những minh chứng hùng hồn về khả năng diễn đạt phong phú của ngôn ngữ Việt Nam…

Là một Hướng đạo sinh, tôi đã được sinh hoạt, học tập với Trưởng Nguyễn Huy Đơn ở Ấu đoàn Paul Doumer, với Trưởng Cử ở Thiếu đoàn Hùng Vương, với Trưởng Tạ Quang Bửu ở Tráng đoàn Bạch Đằng.

Một đặc điểm của Tráng đoàn Bạch Đằng là không dùng sơ mi kaki ngoại hoá, không đội mũ nỉ đắt tiền ngoại hoá, không mang nhiều phù hiệu loè loẹt, không dùng Pháp ngữ giữa các Tránh sinh, mà mặc áo vải nội hoá, cụt tay, cổ chữ V, nhuộm củ nâu, đội nón lá Việt Nam, chỉ mang một số phù hiệu cần thiết, nói toàn tiếng Việt Nam với nhau…

Trưởng Tạ Quang Bửu quê Hà Tĩnh, điềm đạm, ít nói, mà vui tính, khoan hoà, anh thường nhắc nhở chúng tôi rằng: 

“Mọi hoạt động, thử thách ở các đơn vị Hướng Đạo chỉ là những phương tiện rèn luyện con người. Điều quan trọng là sau này, ra đời, các em có làm được gì hữu ích cho kẻ khác, tư cách có xứng danh Hướng Đạo Sinh, hành động có thật lòng yêu mến đồng bào, có trung thành với Tổ Quốc Việt Nam hay không? Khi chúng ta quan niệm rằng ‘đời là một trò chơi lớn’ không có nghĩa là coi đời như một cuộc đùa giỡn, mà khinh suất. Trong một trò chơi, có khi thắng, có khi thua, đó là lẽ thường. Người Hướng Đạo phải chơi cho thẳng thắn, vui vẻ trước mọi khó khăn, thắng không kiêu, mà bại không hằn học, chán nản…”.

Tôi còn nhớ mãi cuộc cắm trại ở đồi Vạn Xuân (Huế), trời rất lạnh. Sáng dậy anh Bửu lấy ra một chiếc áo “laine” mới và đẹp mặc vào. Chúng tôi hỏi, anh cho biết áo ấy anh mới mua ở Londres trong dịp anh đi họp Hướng Đạo quốc tế ở Anh quốc tháng vừa qua. Vừa có một cụ già từ dưới làng đi lên, ghé lại chơi, nghe nói, đến gần anh, mân mê chiếc áo, hỏi:

- Chắc là mặc ấm lắm nhỉ?

Anh Bửu quay lại nhìn cụ già co ro trong chiếc áo mỏng có vá nhiều nơi anh liền cởi chiếc áo “laine” ra đưa cho cụ già:

- Cụ mặc thử xem có vừa không?

Cụ già mặc xong, anh ngắm nghía, nói:

- Cụ mặc rất vừa vặn. Thôi, cụ giữ lấy để mặc cho đỡ lạnh.

Cụ già bỡ ngỡ, không tin, vì tưởng anh nói đùa. Anh Bửu trở về lều lấy áo khác mặc, rồi tiếp tục sinh hoạt trại, như không có việc gì xảy ra. Từ đó tôi tuyệt nhiên không hề nghe anh nhắc đến việc này lần nào cả.

Tôi cũng không thể quên được cái hôm tôi thình lình đến thăm anh, ngạc nhiên thấy đầu anh cạo trọc lóc, láng bóng như đầu một vị sư. Tôi hỏi, anh cho biết là anh được Trưởng Niédrist cử đại diện cho hội Hướng Đạo để đọc diễn văn ở Đại hội Thanh niên do Toà Khâm sứ Pháp tổ chức, và bài diễn văn đã “động thời sự”, viên Khâm sứ rất phật lòng, thế nào anh cũng bị bắt. Vào tù người ta sẽ cạo đầu anh. Anh nghĩ rằng tóc là của cha mẹ anh sinh ra, không nên cho người khác động đến, nên anh tự cạo đầu trước. Song đợi mãi, không thấy động tĩnh gì cả…

Thật ra anh Bửu đã đưa bài diễn văn ấy cho trưởng Niédrist xem trước, nhưng quá bận việc, trưởng Niédrist không đọc. Trưởng Niédrist đã đồng ý với những gì anh Bửu sắp trình bày trong bài diễn văn, nên đã can thiệp với Toà Khâm sứ Pháp để bênh vực anh Bửu. Không rõ có phải nhờ đó mà anh Bửu khỏi bị tù chăng?

Những ngày nghỉ học, anh Tôn Thất Thiện và một vài tráng sinh khác thường rủ nhau đến phòng anh Bửu để hỏi chuyện và có khi ngủ đêm tại phòng anh. Bị chất vấn có phải vì bọn anh Thiện là con quan lớn nên được đặc ân ấy chăng? Anh đáp, nhà anh rộng cửa đón tất cả các thanh niên dốc lòng học hỏi. Và anh giải thích rằng hiện nay, có thể nói một người dân Việt thông minh, tài giỏi hơn một người dân Nhật, nhưng giới trí thức lãnh đạo ta trình độ còn thua kém giới trí thức lãnh đạo của Nhật, cho nên anh thấy cần phải chú trọng đến việc nâng đỡ, khuyến khích tất cả sinh viên có khả năng và tinh thần cầu tiến…

Tôi còn nhớ mãi cuộc nói chuyện trong bữa cơm thân mật giữa trưởng Niédrist và Trưởng Tạ Quang Bửu tại Đoàn Quán chúng tôi trên bờ sông Bến Ngự năm ấy. Anh Niédrist là Giám đốc nhà máy điện thành phố Huế, có trình bày cùng với anh Bửu một số vấn đề khó khăn ở nhà máy mà hiện chưa biết phải giải quyết như thế nào? Đến bữa cơm, tôi nghe anh Bửu bàn luận và đưa ra một giải pháp, mà anh Niédrist nhận là đúng. Ít tháng sau, tôi thấy anh Bửu nghỉ dạy ở trường Thiên Hựu (Providence) và được mời làm phó giám đốc nhà máy đèn, phụ tá cho anh Niédrist.

Lần cuối cùng tôi gặp lại anh Bửu là vào ngày 11 tháng 7 năm 1943. Trên con đường từ Quảng Nam ra Huế để lên núi Bạch Mã dự khoá huấn luyện Ấu trưởng do Trưởng Chauvet từ Sài Gòn đến phụ trách, tôi ghé lại thăm anh. Anh đã có vợ. Chị là con gái của một huynh trưởng Hướng Đạo miền Bắc.

Năm sau, khi tôi làm việc tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, anh gửi tặng tôi một quyển sách tự học chữ Hán. Rồi vào dịp tết năm ấy, tôi lại nhận được một ngân phiếu 99 đồng do anh Tôn Thất Thiện chuyển đến, với vài dòng vắn tắt “Anh Bửu bảo tớ gởi cho cậu 100 đồng dưỡng liêm, tớ trích ra một đồng để mua ngân phiếu và mua tem”. 

Từ dạo ấy đến nay đã trên nửa thế kỷ. Bao nhiêu biến cố đã xảy ra cho đất nước, bao nhiêu mất mát, bao nhiêu tan vỡ, cũng như bao nhiêu thay đổi ở ngoại cảnh, ở tâm tính con người… 

Giờ đây, một số lớn các giáo sư, huynh trưởng trong đó có anh Tạ Quang Bửu, đã trở thành người thiên cổ. Tôi xin thành kính nhắc lại một vài kỷ niệm riêng tư giữa anh Tạ Quang Bửu và tôi, gọi là chút tình THƯƠNG NHỚ của một đàn em đối với những bậc đàn anh đã thật lòng thương mến, đã tận tình an ủi, khuyến khích, đã tận lực dạy bảo chúng tôi ở học đường, ở các đơn vị Hướng Đạo, cũng như đã theo dõi và nâng đỡ tôi trong những bước chập chững vào đời…

Paris, mùa đông 1995

Voõ Thu Tònh

Trưởng 

Emmanuel nIÉdrist
ISARD
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ã lâu, lâu lắm, tôi vẫn muốn viết về anh, trước là để nói lên lòng yêu mến, sự kính trọng mà trong thâm tâm của tôi, từ ngày gặp anh lần đầu, cách đây ngoài 50 năm cho đến nay và còn mãi mãi, tôi vẫn dành cho anh, nhưng vẫn do dự, vì sợ lời của tôi không diễn tả nổi lòng kính mến của tôi đối với anh. Thật anh đã chiếm một phần quan trọng của quả tim tôi. Tôi cũng muốn viết về anh để giới thiệu anh cùng với các anh em Hướng Đạo khác của tôi, giới thiệu một Huynh Trưởng mà tôi kính mến hơn hết, vì đã cho tôi được hiểu biết về lý tưởng tuyệt vời của Hướng Đạo và đã dìu dắt tôi trong những bước đầu chập chững trên đường Hướng Đạo, và đã chỉ cho tôi hướng đi chính xác mà tôi vẫn nhắm theo mà tiến bước. Nhưng tôi chỉ sợ lại chỉ vẽ ra một bức hình méo mó không trung thực về anh. Tôi chắc rằng tất cả các anh em Hướng Đạo miền Trung Việt Nam, hoạt động vào những năm từ 1936 đến 1945, nhất là những Huynh Trưởng thời ấy có dịp gặp gỡ anh, cộng tác với anh, cũng đều hết lòng kính mến anh. Theo sự nhận xét của riêng tôi thì ảnh hưởng của anh trên tổ chức Hướng Đạo miền Trung đã rất sâu đậm, và đã khiến cho Hướng Đạo miền Trung có một sắc thái đặc biệt, nhất là lòng tuyệt đối trung thành với lý tưởng Hướng Đạo, lòng vị tha, luôn luôn sẵn lòng phục vụ tha nhân, lòng cương trực vô vị lợi, lòng tha thiết cổ võ và duy trì tình huynh đệ, ý chí cương quyết duy trì sự độc lập của đoàn thể Hướng Đạo.
Anh tên là Emmanuel Niédrist, tên rừng là Isard. Anh là phụ tá hành chánh cho anh Tổng Ủy Viên Trung Việt, nhưng tất cả công việc của Bộ Tổng Ủy Viên do một mình anh đã chu toàn. Công tác lớn nhất của Anh là Họp Bạn toàn quốc Thần Kinh và Đại hội Huynh Trưởng toàn quốc ở Huế vào năm 1941. Anh với tôi xa cách nhau một trời một vực về mọi mặt. Anh là công dân Pháp, thuộc giới cai trị, tôi là người Việt, thuộc giới bị trị. Anh là nhà trí thức. Tôi thì bị học lực không quá bậc Trung học. Anh là giám đốc nhà máy Điện, một cơ sở lớn vào bậc nhất ở Huế, tôi là tiểu công chức. Lương tháng của anh trên 1.000 đồng, lương tháng của tôi không đầy 30 đồng. Anh ở một ngôi biệt thự sang trọng trong khu dành cho người Pháp. Tôi ở một căn nhà tranh trong thành nội. Anh cao lớn, vạm vỡ, đẹp trai, tôi thì thấp bé. Chúng tôi chỉ có điều giống nhau: Chúng tôi đều là Hướng Đạo, và do đó chúng tôi trở thành anh em ruột thịt trong một gia đình, và mọi xa cách, mọi khác biệt điều bị xóa bỏ.

Hồi ấy anh Isard chắc cũng không hơn tuổi tôi, chúng tôi đều trên 30, nhưng tư cách đàng hoàng, chững chạc của anh, khiến tôi cũng như anh em khác, đều kính nể. anh lại có giọng nói ấm áp, truyền cảm, chứng tỏ một tâm hồn giàu tình thương luôn luôn mở rộng đón nhận và chia sẻ mọi nỗi ưu tư, buồn phiền, khiến anh được chúng tôi quý mến. Ảnh hưởng của anh không do những lời thuyết giảng uyên thâm của anh trong các Khóa huấn luyện, trong hay ngoài trại trường, mà còn do lối sống thường ngày, trong tư cách của anh, cũng như trong cách đối xử với mọi người, nhất là đối với anh em Hướng Đạo. Ngôi biệt thự sang trọng của anh luôn luôn mở rộng cửa đón tiếp tất cả anh em Hướng Đạo… Anh chưa từng cho tôi một xu nhỏ, nhưng tôi tin chắc rằng khi tôi cần đến, tôi có thể trông được một sự giúp đỡ rộng rãi và tận tình.

Mỗi lần gặp chuyện trắc trở trong Đoàn HĐ của tôi, tôi đều đến thỉnh ý kiến Anh. Và mỗi lần, không phải lời chỉ giáo của Anh không mà thôi, mà hơn hết, sự chăm chú nghe, sự sẵn sàng chia sẻ nỗi quan tâm, giọng nói ấm áp của Anh đã đem lại sự khích lệ cho tôi. Tôi nhớ có một lần tôi đến gặp Anh để than phiền về một em Đội Trưởng trong Đoàn của tôi đã gian lận trong khi mặc đồng phục HĐ đi quyền tiền giúp đồng bào bị bão lụt. Tôi đã khuyên các em, nhưng em không tỏ ra hối hận, và đã bỏ Đoàn luôn. Tôi thật buồn phiền về sự thất bại của tôi, và muốn tìm hiểu lý do sự thất bại ấy. Anh đã chăm chú nghe tôi kể lại tự sự, và sau cùng Anh hỏi: “Anh thử nghĩ kỹ lại xem: khi khuyến cáo em đó, anh có tỏ ra vẫn thương mến em, và mong muốn em hối cải rồi tiếp tục ở trong Đoàn, hay là anh chỉ tỏ ra giận dữ về hành vi của em ấy và chỉ muốn em ấy ra khỏi Đoàn?” Tôi đã nghĩ lại và đã nhận ra rằng chính thái độ giận dữ thiếu tình thương của tôi đã làm cho tôi mất em ấy. Tôi còn nhớ như văng vẳng bên tai giọng nói hiền từ đầm ấm của anh, chứng tỏ anh chân thành chia sẻ nỗi buồn tủi của tôi.

Anh Niédrist tuy độc thân và có đủ phương tiện để hưởng thụ mọi thú vui trên đời, nhưng anh đã sống một đời sống nghiêm chỉnh, khác hẳn với lối sống phóng túng của những thanh niên giàu có thời ấy. Ngoài công việc Sở, anh chỉ có thú đọc sách. Còn bao nhiêu thời giờ rảnh rỗi thì Anh dành để lo việc Hướng Đạo, và Anh cũng luôn luôn sẵn sàng mở rộng cửa đón tiếp tất cả các anh em Hướng Đạo đến thăm. Tủ sách của anh gồm toàn sách quý, đều đóng bìa da trắng. Đến ngày Nhật đảo chánh Pháp. Anh đã đi theo kháng chiến để tham gia cuộc giải phóng Tổ quốc anh đang bị Đức Quốc Xã cưỡng chiếm, từ bỏ đời sống sung túc, an nhàn. Mấy tháng sau chúng tôi được tin anh đã hy sinh trong rừng thiêng. Tủ sách quý của anh bị cướp phá - nghe nói do một Tráng sinh - và sau đó dân Huế đã được ăn đậu phụng rang trong những trang sách quý. 

Tất cả anh em Hướng Đạo ở Huế hồi đó đã bùi ngùi mến tiếc Anh, nhớ đến Anh như một Huynh Trưởng gương mẫu, một người anh ruột thân yêu.

Hải Ly Gan Dạ PHAN NHƯ NGÂN
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DCC CUNG GIŨ NGUYÊN

(1909-2008)

TRẠI TRƯỞNG TRẠI TRƯỜNG QUỐC GIA

(1958-1963)
VĨNH BIỆT 
ĐẠI LÃO HUYNH TRƯỞNG
CUNG GIŨ NGUYÊN
Hồi 3 giờ 15 phút rạng sáng ngày 7/11/2008 Bắc Đẩu Tinh Quân của HĐVN vừa lịm tắt.

Tròn 100 tuổi, cụ ra đi là điều cát tường, tuy nhiên cũng đã để lại nhiều tiếc thương cho đám hậu sinh HĐ chúng tôi vì cụ không những là người đồng hành cùng thế kỷ 20 mà còn xuyên qua thế kỷ 21, chứng kiến bao nhiêu dâu bể của cuộc đời cũng như của phong trào HĐVN. Là vị Trại Trưởng Trại Trường đời thứ 2, niềm tự hào của chúng tôi vì sự uyên bác của cụ
Sau đây, để tưởng niệm chúng tôi xin ghi đôi nét về cuộc đời đầy ắp hào quang của một văn hào, nhà giáo, nhà trí thức và trên hết là một HĐS, một Trại Trưởng Trại Trường Quốc gia uyên thâm.

Thân thế và sự nghiệp

Dòng tộc: Cụ Cung Giũ Nguyên là người gốc Hoa, hậu duệ của Hồng Tú Toàn, người khởi xướng cuộc cách mạng nông dân ở miền Nam Trung Hoa và Thái Bình Thiên Quốc, trị vì ở Nam Kinh từ năm 1851-1863. Sau đó để lánh nạn, một số người của dòng họ này từ Phúc Kiến lánh sang Việt Nam đến cư ngụ tại Bao Vinh, Thừa Thiên, lập thành làng Minh Hương. Thoạt tiên vẫn giữ họ Hồng nhưng đến khi Thái tử Hồng Nhậm lên ngôi lấy niên hiệu là Tự Đức thì họ Hồng phải đổi ra họ Cung để tránh phạm húy.

Trưởng Cung Giũ Nguyên sinh ngày 28 tháng 4 năm 1909, thân phụ là Đốc học Cung Quang Bào, thân mẫu là bà Công Tôn Nữ Cẩm Bút, trưởng nữ của Quận công Hồng Ngọc, là cháu nội của An Thành vương Miên Lịch, con út của vua Minh Mạng. 

Từ năm 1922-1927 theo học tại trường Quốc Học Huế. Sau khi đậu bằng Thành Chung, có ý định ra Hà Nội để học Cao đẳng Mỹ Thuật. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình phải hủy bỏ ý định trên và làm trợ giáo tập sự tại trường Nam Tiểu học Nha Trang, nhưng đến năm 1930 thì Khâm sứ Trung kỳ ra nghị định bãi chức mà không nêu lý do. 

Sau khi nghỉ dạy học Trưởng phiêu bạt khắp nơi và làm đủ các nghề như sau: làm gia sư, viết báo, viết sách, làm kế toán cho một hãng ô tô lớn ở Sài Gòn, làm thư ký cho đồn điền cao su Xuân Lộc, làm người bán hàng cho một hiệu buôn, làm thợ chụp ảnh và rửa ảnh, làm họa sĩ nghiệp dư, Thầy Rùa (bói toán, chiêm tinh gia). Đến năm 1936 phụ thân mất thì Trưởng trở lại Nha Trang và sống tại đó cho đến nay. Từ năm 1940 Trưởng trở lại nghề dạy học.

Sự nghiệp giáo dục

Đã dạy các môn: Việt văn, Hán văn, La tinh, Pháp văn, Anh văn, Sử địa, Kinh tế học, Văn học, Triết học… tại các trường: Kim Yến, Collège de Nha Trang, Võ Tánh, Lê Quý Đôn, Trường Dòng Phanxicô, Lasan, Giuse, Lớp Tu muộn địa phận, Lớp Kỹ thuật viên Viện Pasteur, Lớp Anh văn Trung học Y tế v.v…

Năm 1955-1975: Hiệu trưởng Trường cấp 3 Lê Quý Đôn Nha Trang.

Năm 1972-1975: Giáo sư Viện Đại học Cộng đồng Duyên hải Nha Trang.

Trưởng Phòng Pháp văn, phụ trách Nội san Duyên hải. 

Năm 1990-1999: Giáo sư Ngôn ngữ học và Văn chương Pháp, Khoa Pháp văn Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. 

Sự nghiệp văn chương:

Trưởng Cung Giũ Nguyên bắt đầu viết văn từ năm 1928, rất nổi tiếng nhưng người trong nước thì ít ai biết vì đa số những tác phẩm đều viết bằng Pháp ngữ. Ngoài sự nghiệp viết văn ông còn là một nhà báo hữu danh đã từng cộng tác với các báo: Đông Pháp Thời Báo (Saigon), Saigon Mới, Nam Phong Tạp chí (Hanoi), Tân Văn (Saigon), Bách Khoa (Saigon), Đại Học (Huế), Trí Thức (Đalat), L’indochine Nouvelle (Saigon), France Annam, La Gazette de Hue, Symposium (Syracuse), Books Abroad (Oklahoma, Hoa Kỳ), Présence Francophone (Sherbrooke, Canada), La Tribune (Saigon) v.v…

Năm 1939: Chủ bút Nguyệt san song ngữ TƯƠNG LAI TẠP CHÍ (Nhatrang).

Năm 1940-1942: Chủ bút Nhật báo LE SOIR D’ASIE (Saigon).

Năm 1954: Chủ bút tuần báo LA PRESSE D’EXTREME-ORIENT (Saigon).

Tác phẩm văn chương:

- Việt văn: (Tiểu thuyết): (Truyện): Một người vô dụng, Nhân tình thế thái, Nợ văn chương, Ngàn đời nhớ anh, Nung lửa thử vàng, Nửa gánh tang bồng (Từ rê sang rẽ - Ri mô tê - Lưu vong…), Những ngày phiêu bạt (Ký), Đời phóng khoáng, Cơn khát, Sổ tay Huế, Một chuyến về, Danh và Lý (Phiếm luận về ngôn ngữ), Bài giảng triết học, Phiếm luận về toán và số, Trò chơi trò thiệt, Triết lý đôi mắt, Chuyện một ngôi trường, Quân vi Khinh (phiếm luận về chính trị), Danh từ triết học tiếng Phạn, Nhật ký (Anh Quốc, Ấn Độ, Miến Điện…), Tâm linh kỳ bí (gồm 8 quyển: Q1: Đời sống tâm linh và những Đại Tông sư, Q2. Ma thuật, Q3. Hiện tượng dị thường của tâm linh, Q4. Mộng - Ý nghĩa và giá trị của mộng, Q5. Biểu tượng, Q6. Dị thường và tôn giáo, Q7. Tâm lý học về dị thường, Q8. Dị thường và khoa học), Nha Trang ngày về, Rứa chư răng (Ký), Phiếm luận về Văn hóa và Giáo dục, Tạp lục, Một cọng cỏ thi, phiếm luận về kinh Dịch, Văn học Pháp giãn lược (Q1: Thời trung cổ), U Sáu, Bia miệng

- Ngoại văn:

Le Boujour, roman (Dallas, Texas Mỹ, tái bản 2002; dịch sang tiếng Việt là Thái Huyền - Nouvelle (Le génie en fuite - Les eaux noires - Le pseudonyme…) - Volontés D’existence, essai (France-Asie Saigon, 1954); dịch sang tiếng Việt là Những ý chí sinh tồn - Le Fils De La Baleine (tiểu thuyết, Paris, 1956; dịch sang tiếng Việt là Kẻ thừa tự ông Nam Hải - Der Sohn Das Walfischs - Le Domaine Maudit, roman - Le serpent et le Couronne, roman - Un certain Tsou Chen, roman - Journal du Kauthara et autres récits - Notes Marginales chroniques - L’actualité Vieillit Vite et autres récits hors de saison - Correspondance avec Raoul Serène - Texte Profane, poème - The Yuyun Papers (Lettres from Hung Yuyun to his grandson in Sydney - Tache De Vermillon, roman - Mesdames Messieurs Discours et Causeries.

Đời Hướng Đạo

So với các Trưởng thời bấy giờ như: Tr Khắc, Tr Thúy, Tr Toản, Tr Diệp thì Tr Nguyên vào Hướng Đạo muộn nhưng lại thăng tiến rất nhanh, đặc biệt là về lãnh vực huấn luyện:

Năm 1935: Gia nhập Hướng Đạo ở Nha Trang.

Năm 1936: Tuyên hứa.

Năm 1937: Tham dự Khóa Dự bị Thiếu.

Năm 1938: Tham dự Khóa HL Đoàn Trưởng tại Bạch Mã. Trại trưởng kiêm Khóa trưởng: Raymond Schlemmer (Cygne de La Croix du Sud: Thiên Nga Nam tào). Nhập rừng với tên gọi Vịt Bể (Chim cánh cụt).
Năm 1939: Tham dự Khóa Bằng Rừng Thiếu. Khóa trưởng Niédrist (Sơn Dương sa mạc).

Năm 1940: Tham dự Khóa Bằng Rừng Tráng. Trại trưởng kiêm Khóa trưởng Tạ Quang Bửu (Chồn Fennec). Lên đường tại Bạch Mã trong đêm cuối trại dưới chân đèo Girard cùng lượt với Trưởng Nguyễn Kỳ, Tráng đoàn Bố Vệ, Hà Nội. (Khi Tráng sinh Tráng đoàn Lam Sơn đông đến 200 người thì tách làm đôi là: Bố Vệ và Lam Sơn). Chủ đường là Trưởng Hổ Sứt. 

Năm 1941: Châu Trưởng Châu Hải Nam gồm các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Buôn Ma Thuột. Dẫn đầu phái đoàn HĐ Hải Nam dự trại họp bạn Đông Dương tại đồi Quảng Tế Huế. Được trao trách nhiệm Tiểu trại trưởng A 2.

Năm 1942: Dự Hội nghị Huynh trưởng Hướng Đạo Trung kỳ tại Huế. Huấn luyện các Khóa Bạch Mã và Bằng Rừng tại Bạch Mã.

Năm 1944: Thay thế DCC Tạ Quang Bửu (bận việc) điều khiển các khóa trại ở Bạch Mã. Đây là khóa cuối cùng ở đất trại này.

Sau đó, chiến tranh Pháp Việt bùng nổ, Hướng Đạo chỉ sinh hoạt cầm chừng để giữ lửa.

Năm 1955-1956: Làm HLV các Khóa ở Trại Trường Hồi Nguyên, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Năm 1957: Cùng với các Trưởng: Tôn Thất Dương Vân, Nguyễn Xuân Long, Mai Ngọc Liệu, tham dự trại trường quốc tế Wood Badge Scouts tại Gilwell, Anh Quốc do Khóa trưởng là A. Wingrove. Trại Trưởng là John Thurman. Dự trại họp bạn liên hoan JIM (Jamboree Indaba Moot), cũng năm 1957 Jubilee, Sutton Colfield, Anh Quốc. Đại diện HĐVN tham dự Hội nghị HĐ Thế giới Cambrigde, được phong nhậm DCC Tráng và Thiếu.

Năm 1958: Ủy viên huấn luyện kiêm Trại trưởng Trại trường Quốc gia (liên tiếp cho đến 1963).

Năm 1959: Phó Trại trưởng trại Phục Hưng tại Lâm viên Quốc gia Trảng Bom.

Từ 1958-1960: Đại diện HĐ Việt Nam tham dự các hội nghị HĐ quốc tế tại (New Delhi (Ấn Độ), Rangoon (Myanma), Baguio (Phi Luật Tân…). 

Từ 1964 ngưng sinh hoạt chính thức nhưng vẫn để tâm lo lắng sự thăng trầm của Hướng Đạo, Trưởng đã hướng dẫn Toán Alpha và Beta sinh hoạt tại Nha Trang.

Sinh hoạt tại các hội đoàn khác:

Ngoài việc tham gia sinh hoạt Hướng Đạo Trưởng còn tham gia các hội đoàn sau:

- Phó Hội trưởng Hội trưởng Hội Khuyến học Nam kỳ, Hội trưởng Hội Kiến Hương Nha Trang, Hội trưởng Hội Vinh Sơn, Nghị viên Hội đồng Quốc gia Lâm thời, Hội viên chính thức Hội nhà văn tiếng Pháp. 

Tác phẩm viết về Hướng Đạo:

Câu chuyện Hướng Đạo - Câu chuyện ngành Tráng - Câu chuyện ngành Ấu - Câu chuyện dưới cờ - Nhớ Bạch Mã thuở có trại trường - Duyên nợ miền Nam (ký) -  Và 14 tiểu ký: 1. Áp dụng HĐ cho trẻ Việt Nam - 2. Phong trào HĐ Đông Dương được 10 tuổi - 3. B.P đã qua đời…! - 4. Hướng Đạo của Baden Powell - 5. Phương pháp tín nhiệm trong Hướng Đạo - 6. Hãy cho biết ai chỉ huy anh - 7. Người sáng lập - 8. Hướng Đạo một phương pháp giáo dục nhân vị - 9. Hướng Đạo với phát triển - 10. Trò chơi và trẻ - 11. Trò kịch tuồng trong giáo dục HĐ - 12. Câu chuyện cạnh lửa hồng - 13. Viết về anh Phan Như Ngân - 14. Tiếng đàn xưa.

1940: Cùng với ông Raoul Serène (sau này là Giám đốc Hải Học Viện Đông Dương) chủ trương Nguyệt san LES CAHIERS DE  LA JEUNESSE (Nha Trang).

Con người Trưởng Cung Giũ Nguyên là một tập hợp lý thú: cái hóm hỉnh của triết gia, uyên bác của trí thức có thực tài, sự dí dỏm của một văn hào thành đạt, nét cao đạo của một vọng tộc về chiều còn vướng vất hào quang của quá khứ. Nét tự hào biết mình có tài tự khó khăn mà vươn cao quá tầm và cái sắc sảo kẻ cả của một huynh trưởng HĐ biết mình là thượng đẳng thần… Tất cả những nét trên pha trộn lẫn nhau tạo thành một con người đặc biệt: vừa dễ gần vừa xa cách, vừa dung dị vừa kiểu cách. Trưởng là hạt ngọc quý của văn đàn, của giáo dục và của HĐVN. Chúng tôi lấy làm vinh dự và tự hào có một huynh trưởng tuyệt vời như cụ Cung Giũ Nguyên.

Hôm nay tiễn đưa Trưởng về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng em xin thắp nén nhang thơm bái biệt Bắc Đẩu tinh quân của Hướng Đạo Việt Nam. 

Nam Trân

(Trích từ các báo xưa như: HĐ Thẳng Tiến, Tráng Sĩ, Le Chef, Tenir, Diên Hồng, Mối Dây và các báo nay như: Kiến Thức ngày nay, Bạch Mã, Liên Lạc, Nguồn Sống, Bài của Nhóm Alfa…)
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DCC Cung Giũ Nguyên tại Khóa HL các tu sĩ Phật giáo 
và Công giáo (Tùng Nguyên năm 1961)

NHỮNG CHUYỆN BÊN LỀ
C

uộc chia ly nào cũng buồn, dù là chia tay mong muốn. Cụ Vịt Bể lìa rừng đã để lại bao ngậm ngùi cho chúng ta. Để giảm nhẹ nỗi buồn này chúng tôi xin kể vài mẩu chuyện bên lề của cuộc đời dài cả thế kỷ này:

1. Gương tự học.

Nhiều người kinh ngạc sao Trưởng Nguyên chỉ đậu bằng Thành Chung, tức là phổ thông cơ sở bây giờ mà sao giỏi quá vậy.

Hãy nghe cụ tâm sự: 
 “Tôi chẳng có bằng Tú tài, nhưng dạy những lớp thi Tú tài, và được cử đi chấm thi Tú tài (Nha Trang, Huế, Sài Gòn). Tôi được miễn xuất trình bằng Cử nhân (có đâu mà trình) để được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng một Trường cấp 3. Không ai hỏi bằng Tiến sĩ của tôi để mời cho tôi dạy ở Đại học, hay chấm thi (về Pháp văn) cho thí sinh Tiến sĩ Đệ tam cấp. Thường trên những giấy tờ chính thức, khi liệt kê tên tôi, nơi mục bằng cấp, thay vì đề không, có khi họ viết: “Học giả” hay “Văn sĩ”. Như vậy, sách vở của tôi đã giúp tôi thăng tiến trong nghề Thầy. Năm 1974, Trường Đại học Duyên Hải, đã không ngần ngại ra chỉ thị cho tôi đến nhận áo mão Khoa bảng để mặc, trong dịp lễ Tốt nghiệp của sinh viên đại học, và tôi cũng không biết mắc cỡ khi mang hia, đội mũ, mà tôi xem như là để diễn tuồng cải lương Hồ Quảng. Tôi vẫn tiếp tục đóng kịch và tôi không lầm sân khấu, với thế giới thật, tôi không lầm thực với hư. Đây chỉ là một khâu trong một trò chơi mà tôi tự nguyện nhảy vào chơi. Đừng quá khắt khe và bất công khi cho tôi chỉ là thứ lừa gạt, bịp bợm, thứ hàng “giả mạo”. Thực sự xưa nay, tôi không bao giờ xin dạy hay xin một ân huệ nào của ai cả. Cho đến gần đây, việc tôi vào dạy Trường Cao đẳng Sư phạm, cũng không phải do sự cầu xin của tôi, hay một chiếu cố của ai ban để tôi “xóa đói giảm nghèo” mà chỉ là vì yêu cầu của thực tại. Ai cũng biết, năm 1989, chính ông Võ Hòa (Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), đích thân đến nhà tôi, cùng ông Đinh Hòa Khánh (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo của Tỉnh) có theo lễ nghi truyền thống Đông phương, nghĩa là khay trà, rượu “Ra mắt” vì ông ấy với tôi chưa hề quen biết. Ông chủ tịch đến để yêu cầu tôi giúp cho Ban Pháp văn, sắp mở tại Trường Sư phạm. Chỉ thế thôi, và chỉ có thế, tôi tiếp tục giảng dạy ở đó, chẳng ai thắc mắc, chỉ vài người từ bi thương hại cho tôi, vì đến tuổi như thế đó, mà phải “bị bắt đi dạy”. “Đời quả là vui, tại sao ta không vui chơi với đời?”.
2. Hành nghề thầy bói: 

Theo lời của anh Nguyễn Đức Dziên (Alfa 13) là người được Trưởng Nguyên thương mến cung cấp một số tài liệu, thì Trưởng Nguyên có nhiều khả năng nghiệp dư như: làm “Thầy Rùa” bói toán, chiêm tinh gia “dựa vào khoa học và qua kinh nghiệm bản thân, nên đoán đâu trúng phóc đó một cách tài tình”. (Trích trong bài Những chuyện bên lề về Trưởng Cung Giũ Nguyên của Tr. Nguyễn Đức Dziên).

3. Tam vô: 

Trưởng thường nói vui: “Tôi chủ trương tam vô: Chí nhân vô kỷ, Thần nhân vô công, Thánh nhân vô danh. Vô kỷ, Vô công, Vô danh là không biết có mình, không biết có công, và không biết có danh.

4. Đa cảm, hiếu sắc…

Chớ có vội vàng cho rằng tui bôi nhọ bậc trưởng thượng mà xin từ tốn nghe cụ Vịt Bể tâm sự về mình: “Nếu nói là tôi thích hội họa là nhờ sự khuyến khích của các Thầy: Tôn Thất Sa, Thầy Georges Leloup… thì có phần nào đúng; nhưng nếu nói mấy Thầy cũ của tôi đã giúp đỡ tôi về viết Văn, thì không. Nói cho nhanh, và nói theo lối của nhà phân tâm, thì việc viết Văn của tôi là do nhu cầu nội tâm. Có thể liệt tôi vào loại rất xúc cảm (émotif), nhạy cảm, tình cảm, đa cảm, còn hiếu sắc, hiếu đẹp, hiếu khoái lạc, và phần nào lờ đờ (apathique), biếng nhác và thiếu ý chí… Cũng may, là nhờ giáo dục, nhờ kinh nghiệm qua cuộc sống và qua học hỏi, nhờ ý thức về tư ngã… nhờ vào cuộc sống theo ba chiều hướng của Lý tưởng HĐ… cũng như theo châm ngôn của HĐS: ‘Làm gì cũng đến nơi đến chốn…’ nên việc giải tỏa những gì đè nặng nội tâm, thay vì tán loạn, vô ích và tác hại.. có được phương hướng mà lúc đầu chưa có gì hướng thượng, mà chỉ cốt xác nhận cái ‘riêng’ của mình, và thỏa mãn những đòi hỏi đương nhiên của tánh tình bẩm sinh. Tất  nhiên không ai có thể, vì chủ quan luôn luôn chi phối, tự biết mình đầy đủ được. Dù có học tâm lý học hay phân tâm học (vì nghề nghiệp: dạy Triết), tôi cũng không thể, dù với thành thật bao nhiêu, tìm hiểu mình một cách đúng đắn. Tôi đã có lần nhờ nhà phân tâm chuyên môn ở Pháp giúp đỡ, sau đó, tôi dựa vào những phản ứng của những người chung quanh, những lời trách móc, phê phán… để luôn luôn điều chỉnh những dữ kiện và xác định tọa độ tâm lý của mình.     

5. Ngu vĩ đại. 

Trưởng Nguyên thường nêu ra điều luật thứ 11 bất thành văn với vài câu chuyện ví dụ:

- Không kể nại cớ HĐS giúp ích mọi người bất cứ lúc nào mà vào chợ nhặt vỏ dưa, vỏ chuối bỏ vào thùng rác.

- Bữa nọ, trên toa xe lửa chở người và chở hàng có một số Tráng sinh Tráng đoàn Ngô Quyền đi cùng. Biết HĐS chuyên làm việc thiện các con buôn đáo để nhờ Tráng sinh bốc hàng khi đến ga. Là Tráng Trưởng anh cũng vào khiêng vác như anh em dưới những cặp mắt hằn học của đám phu bốc xếp ở xa. Xong việc anh cương quyết đòi các con buôn phải trả tiền công. Nhận tiền xong anh liền trao lại cho đám phu khuân vác và nói: “Chúng tôi là những HĐS chuyên làm việc thiện chứ không phải là một thằng khờ…” đám phu khuân vác chới với và ngỡ ngàng.

Trên đường về anh nói với các Tráng sinh: “một ngu làm chẳng nên ngu, ba ngu chụm lại nên hòn ngu cao”.

6. Văn chương.

Xin tách làm hai: văn chương tiếng Việt và văn chương tiếng Pháp.

- Tác phẩm tiếng Việt không nhiều và cũng không đại chúng. Vì sao? Trăm lạy Trưởng tha thứ, em nói thật: Trưởng viết tiếng Pháp rồi mới dịch ra tiếng Việt nên nó chỉ là bản dịch, còn khi Trưởng viết thẳng bằng tiếng Việt thì lại hành văn theo lối viết Tây phương nên khó hấp dẫn người đọc.

- Về những cuốn sách Trưởng viết bằng tiếng Pháp thì hết sẩy, người Việt (nhất là dân xì-cút) tự hào đã đành mà cả khối nói tiếng Pháp, văn hào Pháp đều công nhận “Cung Giũ Nguyên tiên sanh là một trong bốn người Việt Nam viết tiếng Pháp hay nhất”. Nhiều tác phẩm của Trưởng đã được tái bản nhiều lần ở ngoại quốc và được Viện Hàn Lâm Văn Chương Pháp khen tặng.

Bốn người Việt viết tiếng Pháp hay nhất là:

Người thứ nhất là Giáo sư Phạm Duy Khiêm, bào huynh của nhạc sĩ Phạm Duy, trước đây các giáo sư trung học dạy Pháp văn rất khâm phục ông Khiêm. Ông là Thạc sĩ văn chương Pháp với luận án “Văn phạm Pháp” (có người gọi vui là Trạng Mẹo với sự kính phục vì văn phạm Pháp thuộc loại “chỉnh nhất thế giới và cũng rắc rối nhất hoàn vũ”. 

Người thứ hai là văn sĩ Nguyễn Tiến Lãng, Đổng lý Văn phòng của Hoàng đế Bảo Đại. Tác phẩm nổi tiếng là cuốn Le dragon d’Annam (Con rồng Việt Nam).

Người thứ ba là nhà giáo Ngô Đốc Khánh, giáo sư Pháp văn tại trường Quốc Học Huế. Cụ Khánh tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm khóa đầu tiên của Đông Dương.

Hình ảnh cụ Khánh đã in đậm trong tâm trí của nhiều thế hệ học sinh trường Quốc Học Huế với dáng cao, gầy, từ tốn… luôn luôn nghiêm túc với chiếc cặp da, cái mũ dạ và đặc biệt lúc nào cũng thắng bộ veston. Ái nữ là một giai nhân đã là nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ họ Trịnh sáng tác nhiều bản tình ca bất hủ, trong đó có bài Biển nhớ, Diễm xưa.

Và người thứ tư viết văn Pháp hay nhất là cụ Vịt Biển của gia đình Bách Hợp.

7. Hách xằn-xì.
Lời đồn đại rằng Trưởng Nguyên hách lắm, không tiếp HĐS tép riu nên nhiều Trưởng “rét” không dám gần. Thật ra gặp ông rồi mới thấy cũng bình thường dễ chịu, có hách nhưng cũng không đến nỗi nào. Hãy nghe cụ tự sự về chuyện hách của mình:

“Năm vừa rồi, có dịp dạo chơi cùng với nhiều anh chị trong vườn của một Đức Ông tu viện trưởng, tôi được nghe một anh Nai hay thú rừng nào khác cười công khai: ‘Bây giờ chúng ta được đi gần anh như vậy đó, chứ ở Tùng Nguyên không dễ gì đâu! Hách xằn-xì lắm đấy!’ Điều nhận xét đầy thiện cảm, và tôi mỗi khi nghe lời phê phán, đều ghi nhận với nhiều biết ơn…Lời anh Nai nói có thể đúng. 

Tôi ý thức được những gì tôi làm cho nhiều người khác, ở hoàn cảnh khác, vào thời điểm khác, không khỏi nói lên chữ “hách” ấy, hách thôi, chứ không có “xằn- xì” vì tôi có cố gắng mấy cũng không nhận ra “xằn-xì” là gì, ngoài ra thứ tiếng đệm để nhấn mạnh cái dở hơi, cái vô ích của hách. 

 Tôi đang đứng trước cửa nhà. Một người đàn ông tương đối trẻ, bước vào, thấy tôi hỏi: - Đây có phải là nhà ông Cung Giũ Nguyên không? - Thưa phải. - Tôi muốn gặp ông Nguyên - Ông gặp có việc gì không? - Tôi muốn gặp ông ấy để thăm thôi, chẳng cầu cạnh gì hết. Tôi là bạn từ lâu của ông Nguyên. - Ông là bạn thân của ông Nguyên? - Đúng vậy, nói với ông tôi muốn gặp. - Nếu thế, thì rất tiếc, ông Nguyên không có nhà.

Nếu ông khách không được mời đó sau này tình cờ biết người đứng trước cửa nhà là ai, chắc không khỏi mắng hậu: - Đồ hách! Ở trại Bạch Mã mấy Trưởng đã khen tôi đóng kịch khá lắm”.

8. Làm kép hát cải lương? - Diễn viên kịch?

Trong thời gian mất chỗ dạy học năm 1930-1940, ông làm nhiều ngành nghề và có lần xin làm kép cải lương, cụ thuật lại như sau: “Khi nghệ sĩ Năm Châu lưu diễn tại Nha Trang, tôi đã liều mạng gặp ông tại khách sạn ‘Bon Air’ trước sân ga. Mục đích là nhờ ông ta xin với Bà Bầu cho tôi đi theo gánh. Ông chịu khó nghe lời thỉnh cầu của tôi, rồi muốn thử giọng tôi, biểu tôi ca thử một bài. Tôi có học thuộc một bài Tứ đại oán, và tôi bắt đầu ngân lên: ‘Đênh, lênh đênh phận gái Hán Hồ…’. Năm Châu liền khẽ nói: ‘Thôi, thôi!’. Rồi ngó nghiêng qua phía tôi với đôi mắt lé mại, ông ta tiếp: ‘Không được đâu. Rất tiếc, với cái giọng lại cái đó, nam không ra nam, nữ không ra nữ, khán giả sẽ bỏ chạy hết…’. Những năm sau này, khi sống ở Pháp, tôi có ghi tên theo học một khóa diễn kịch tại một trung tâm  nghệ thuật kịch trường. Trước khi được ra sân khấu, chúng tôi đã phải học thể dục, tập cho dẻo người, tập lộn, tập nhào, tập đi, tập đứng, tập chết nữa, nghĩa là nếu vai tuồng buộc phải chết, thì phải rơi xuống cách nào, nằm ngay đơ ở vị trí nào, tập lăn luôn vào hậu trường, hay ít ra đừng để mông ra cho khán giả, hoặc chết ngoài giới hạn, đến nỗi khi màn rơi xuống, diễn viên nằm lọt ra ngoài và bi kịch trở thành hài kịch.

…… Mộng lãng mạn của tôi trở nên một diễn viên sân khấu chuyên nghiệp đã tan dần, khi tôi ý thức được chẳng cần sân khấu, chẳng cần hóa trang, cái mặt thật của ta vẫn là một mặt nạ, chẳng cần cố gắng kỹ thuật nào, hằng ngày tôi vẫn diễn kịch cùng với những người chung quanh cũng không ngớt diễn kịch như tôi. Nhưng nơi đây, tôi miễn các anh chị khỏi nghe chuyện ‘ngoài đời’ mà chỉ giới hạn nơi ‘xã hội Hướng Đạo’ cũng không thiếu màn vui cười hay ra nước mắt”. 

(Trích từ “Câu chuyện cạnh lửa hồng”).

9. Đừng cho tôi… 

 Trưởng Nguyên thường được anh em Hướng Đạo và phóng viên đến phỏng vấn và tìm hiểu lý lịch. Những lúc như thế Trưởng thường khéo léo lái qua những chuyện khác tỉ như khi chúng tôi hỏi: “Tại sao Trưởng dừng cuộc chơi?” thì Trưởng lại nói lan man: “Lạ thật năm 1944 tôi thay ông Bửu vì ông Bửu bận lo chuyện kháng chiến chống Pháp, để điều hành các khóa trại huấn luyện ở núi Bạch Mã, lúc đó tôi 35 tuổi còn sức khỏe lắm nhưng cũng mệt phờ người vì bao quát từ trại này qua trại khác. Ban đầu mừng thấy các khóa sinh hăng hái học tập nhưng mấy ngày sau thì thấy anh em HĐS Pháp lơ là. Hỏi ra mới biết họ đói vì thức ăn không hợp khẩu vị. Tôi mời anh Quản lý trại đến gặp tôi và nói: “Người Pháp không thể ăn rau muống chấm mắm nêm được, anh nên đổi món ăn cho họ”. Tôi chưng hửng khi nghe anh trả lời: “Tiền ăn chỉ có thế, mình ăn được thì họ ăn được”.

Chẳng lẽ bó tay tôi tìm gặp Linh mục Parel, Tuyên úy của trại để trình bày sự việc và xin mượn Cha một số tiền sẽ trả sau. Nghe xong Cha lắc đầu đưa 2 tay lên trời tỏ vẻ thất vọng rồi đứng dậy đi vào phòng. Tôi chán nản định đi về Minh Nghĩa Đường thì Cha Parel đi ra đưa cho tôi một xấp tiền, nói: “Cầm tiền này về để sắm thức ăn đầy đủ cho trại sinh. Cái ngữ anh thì làm gì có tiền mà trả, tôi biếu đấy”. Nhờ số tiền này mua sắm thức ăn đầy đủ mà các trại sinh Pháp không bỏ trại đòi về. Cái ông Quản lý kỳ lạ đó bây giờ đã mất.

Ngứa miệng không chịu được tôi thưa: “Ông ấy hiện còn sống” – “Còn sống? Ở đâu?” – “Dạ, ở Huế, Hà Nội. 92 tuổi và còn khỏe lắm”. 

92 tuổi à! Nói xong Trưởng lái qua câu chuyện khác. Thực tế tôi cũng chẳng biết tôi bao nhiêu tuổi nữa. Nếu theo giấy khai sinh thì tôi đã 99 tuổi. Cứ thế ông cụ chuyển qua những đề tài khác nhau mà không trả lời thẳng vào câu hỏi.

10. Hãy làm như tôi.

Tôi rất khâm phục Trưởng Schlemmer, lúc bấy giờ Trưởng đã cao tuổi nhưng dưới mắt tôi ông chỉ là 30, là người lớn tuổi nếu không nói già rồi, mà còn đủ sức tự điều khiển những buổi tập thể dục buổi sáng, trên sân đất đỏ, được đặt tên sân “Marabout”. “Hãy làm như tôi!” khác hẳn với lệnh của những huấn luyện viên thể dục khác chỉ ra lệnh cho các trẻ làm, mà mình chẳng cần làm để cho trẻ bắt chước. Trời ở Bạch Mã buổi sáng khá lạnh, từ 15 đến 20 độ C, nhưng ông ta cũng quần cụt mình trần như trại sinh (thời đó khóa Thiếu hay Tráng chưa có nữ). Ông lộn nhào ba vòng, rồi đưa mình thẳng lên, “trồng cây chuối”, một chốc sau, đứng dậy và gỡ, nơi sọ dừa không còn tóc từng hạt sạn cắm nơi da đầu. Chúng tôi cũng cố gắng làm theo mẫu, nhưng sự thật phần lớn cây chuối của chúng tôi mới trồng lên đều lớn không nổi, uốn éo một vài giây rồi lăn đùng xuống đất.

11. Đừng làm như tôi.

Hôm ấy, tôi cùng một bạn được phân công lo bữa cơm trưa. Đến giờ nhận thực phẩm, chúng tôi được phát, ngoài những khoai tây, rau cải, gia vị… một con gà trống thiến có thể ăn luộc hay rô-ti, còn lòng có thể xào xẹt… một con gà cho tám miệng ăn, quả là sang trọng, không thể nào nói là trại sinh thiếu dinh dưỡng. Bạn tôi lãnh phần nấu nướng chính, còn tôi phụ những công việc lặt vặt, khởi đầu là cắt cổ, nhổ lông và mổ bụng con gà… Ôi xưa nay tôi chưa bao giờ phải làm một thứ việc không hợp với sở thích, không hợp với tính tình của tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi tránh những ẩu đả với bạn bè, có lẽ vì thiếu sức lực, sinh ra hèn nhát, chẳng đủ can đảm để trói gà cho chặt, nói chi là săn đuổi hay làm thịt gà. Tiềm thức của nhiều thế hệ trước để lại cho tôi việc tránh sát sinh, nhưng không phải loại bỏ thích thú ăn thịt những con vật người khác đã giết, đã làm thịt, chỉ trừ, xưa nay, thịt chó mà nhiều người (kể cả ông lớn) khẳng định bằng thực hành đó là thứ không thể bỏ qua được khi đã sống trên đời nếu biết sợ Diêm Vương chất vấn. Và gần đây, trừ thịt vịt, vì thú này bà con với Vật Tổ (totem) của tôi, mà tôi, vì tâm trí chưa tiến khỏi thời nguyên thủy, hay đồ đá, lại tôn thờ một cách ngây thơ. Nay, tôi phải làm gì với con gà trống, thức ăn chính của đội chúng tôi bữa trưa nay? Tôi đã cột nó nơi một gốc cây, cạnh một con nước nhỏ chảy qua đó. Tôi đi bắc nồi nước lên bếp lửa. Tôi nghĩ đến cách làm thế nào cho gà chết mà tôi không phải thấy cảnh hấp hối của nó, làm sao nó chết mà không đau đớn như những bác sĩ tìm ra thứ thuốc cho các bà mẹ “sinh con không đau đớn”, cho những người bệnh nặng không phải hấp hối lâu dài trong cảnh đáng thương. Tôi định phát minh và lắp ráp một thứ máy chém điều khiển từ xa, một dao phay, chúng tôi có, dưới một hòn đá lớn, những sợi dây, róc rách, gút, tôi sẽ kéo cổ gà, đặt sát dưới máy chém, và đứng khá xa, có thể là sau thân một cây, quay lưng và nhắm mắt lại, tôi sẽ giựt mạnh dây, cho dao chém lìa đầu gà khỏi thân. Gà chết, tôi đã chẳng thấy gì hết, và có thể đi rửa tay, như Ponce Pilate, và xem là mình không can dự gì trong tội ác này. Bỗng trong cảnh im lặng tương đối của Trại giờ này, gà trống của tôi cất lên một tiếng thanh thót, vui tươi, hùng hồn. Tôi nhớ lại, tiếng hát cuối cùng của Bạch Nga, tôi cũng nhớ đến câu hát thương tiếc một cách giả dối của chúng tôi mỗi khi có dịp xơi thịt gà Le coq est mort, le coq est mort, il ne chantera plus, cocodi, cocoda, il ne chantera plus, cocodi, cocoda. Gà trống đã chết nó không còn gáy o ó o nữa. Tại sao lại giết nó đi để rồi hát bài thương tiếc. Ôi, xã hội giả dối của chúng ta, biết bao nhiêu hành vi gọi là lịch sử tương tự như vậy để rồi sản xuất không biết bao nhiêu là nước mắt cá sấu. Tôi lại nhớ điều luật của HĐS mà tôi đã lỡ dại hứa sẽ tuân theo: HĐS yêu thương loài vật. Cũng là thứ hứa cuội, thứ đạo đức giả nữa. Tôi khó chịu. Một lần nữa cái thiếu can đảm, thiếu thực tế của tôi đã bài tiết ra một triết lý nhân từ vĩ đại. Gà trống của tôi lại gáy một tiếng nữa, nói lên sự vui thích sống trên đời và mừng ánh sáng mặt trời, chào mừng tất cả sinh vật chung quanh. Tôi động lòng, nhìn quanh xem ai có thể thấy không, đến tháo dây cho gà đuổi nó vào những bụi rậm, vừa la lên, anh em ơi, gà sổng. Gà sẩy, như để cầu cứu, nhờ các bạn giúp tôi bắt gà lại, hay cố làm cho gà sợ và bay nhanh vào rừng. Tôi chấp nhận trước những lời chế riễu, chỉ trích, mắng nhiếc, (HĐS không đánh nhau), tôi bằng lòng nhịn đói, để phần ăn tôi cho các bạn. Các bạn tôi đã mất ăn thịt gà, nhưng bị kẹt vì lời hứa và luật, buộc phải có bề ngoài nhã nhặn, đối với HĐS khác như anh em ruột thịt, v.v..., nên chỉ tức, đồng thanh lên án, tặng tôi danh hiệu NGU, điều mà xưa nay đã không bao giờ rời khỏi tên tôi…

12. Cái quý nhất của Hướng Đạo

Vừa mới đây thôi, chiều ngày 15/7/2008 anh em chúng tôi gồm 12 người từ Sài Gòn đến Nha Trang có việc. Không bỏ lỡ cơ hội chúng tôi đến thăm Trưởng Vịt Bể…

Đứng đợi ở phòng khách độ 5 phút thì Trưởng từ phòng chống gậy cù néo, vui vẻ đứng tiếp chúng tôi. Trưởng không còn phương phi như trước nhưng nét tinh anh vẫn tràn đầy.

Trưởng cứ đứng mà hỏi đủ thứ chuyện. Anh em sợ Trưởng mệt bèn thưa: “- Dạ xin Trưởng ngồi cho khỏe”.

Trưởng vẫn đứng và khi 10 phút trôi qua, anh em quá ái ngại vì cụ đã tròn 100 tuổi nên đồng loạt lên tiếng mời cụ ngồi. Cụ dí dỏm: “- Có phải các anh đã mỏi chân nên mời Trưởng ngồi để được ngồi xuống phải không?”.

Mọi người cười vui trước sự tinh tế và hóm hỉnh của cụ. Cụ nói như nhắc nhở: “Cái quý nhất của HĐ là lời tuyên thệ “trọng danh dự”. Con người biết trọng danh dự sẽ không làm những điều xấu”. 

Sau khi hàn huyên độ nửa giờ, cụ nói: “Chúng ta hát một bài đi chứ, cái bài gì mà có câu “…đừng quên lời tuyên thệ quên nghĩa làm người…”. Các anh hát bài này đi. Cả huynh trưởng gồ ghề người cao niên nhất cũng đã 75, trẻ nhất cũng đã 60. Thế mà đứng ngẩn tò te, cố động não mà cũng chẳng nhớ ra bèn bắt đại bài hát tủ: “Nguồn thật”. Cụ cũng hát theo, giọng vẫn còn âm vang mạnh mẽ. Hát xong cụ lại nhắc: “Các anh không nhớ sao, cái bài có câu đừng quên lời tuyên thệ quên nghĩa i…a làm người”. Cụ nói kéo dài ngân nga như hát để gợi ý cho đám hậu sinh nhớ lại. Chúng tôi vẫn đứng ì ra đó không biết bắt đầu bài hát như thế nào. Để chữa thẹn, một anh bắt “Cái nhà là nhà của ta…” vừa hát vừa tự động quây thành vòng tròn rồi cất tiếng hát bài “Giữ chặt mối dây” để chia tay. Trưởng Nguyên cũng cất tiếng hát theo. Tôi đứng cạnh nghe thấy giọng hát vẫn còn tốt, nắm tay vẫn còn chặt. Khi ra sân cụ cho người gọi tôi lại hỏi: 

- Ai cho tôi những quà này?

- Dạ, chị Lê Thị Trúc.

À, Trúc Lê tôi nhớ ra rồi. Trước đây bà Trúc có ở Nha Trang. Ối dào, trước đây tôi chỉ uống rượu Tây, bây giờ già rồi chỉ dùng rượu chát cho dễ tiêu cơm, sao bà này biết mà cho đúng thứ rượu tôi đang dùng?

Tôi chưa kịp trả lời thì trước sân vang lên: “Mây gió mây tan hợp…”. Ý chừng các anh đã nhớ lại bài hát mà ông cụ ưa thích nên đứng ngoài chỏ miệng vào mà hát cho ông cụ nghe. Ở trong này Trưởng Nguyên chống gậy đứng dậy nhìn ra ngoài, mỉm cười.

Chuyện về đại lão trưởng Cung Giũ Nguyên kể sao cho xiết, ở đây chúng tôi chỉ xin kể 12 chuyện tiêu biểu. Xin hẹn dịp sau.

Ngày tiễn đưa cụ Vịt Bể về trời (10/11/2008).

Sáo Dễ Thương
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HƯỚNG ĐẠO SINH VIỆT NAM - HỌ LÀ AI?
( NGUYEÃN VAÊN KHOAN 
N

ăm 1925, trong “Thư gửi Thanh niên Việt Nam”, Nguyễn Ái Quốc đã kêu gọi thanh niên Đông Dương “sớm hồi sinh, nếu không thì Đông Dương sẽ chết mất vì đám thanh niên già”, kêu gọi “Thanh niên Việt Nam sinh sống bằng lao động bản thân, vừa học hỏi vừa lao động”(1).

Năm 1935, trong Nghị quyết về “Thanh niên vận động” của Đại hội Đảng lần thứ nhất, lần đầu tiên văn kiện của Đảng đã đề cập tới vấn đề cấp bộ đảng phải “chen vào trong các đoàn thể thanh niên cách mạng tiểu tư sản... nhất là “Hướng Đạo Đoàn” kéo quần chúng trong các tổ chức ấy sang phe Thanh niên Cộng sản”(2).

Năm 1943, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng ra nghị quyết “Phải phái người vào các Đoàn Hướng Đạo mà hoạt động”(3).

Ngày 15 tháng 8 năm 1945, trong Nghị quyết của Toàn quốc hội nghị Đảng Cộng sản Đông Dương lại đề ra nhiệm vụ của các hội Việt Minh phải “Vận động thanh niên Hướng đạo”(4).

Cụ Hoàng Đạo Thúy kể lại trong hồi  ký: tại Hội nghị Tân Trào, đến giờ giải lao. Bác nói với đồng chí Thúy là “tổ chức trò chơi nhỏ đi”. Như ta biết trong Hướng Đạo có trò chơi lớn (grand jeu) như kiểu tập trận, đánh thành, giữ thành, chiếm thành; có trò chơi nhỏ (petit jeu) chơi tại chỗ...  Đồng chí Thúy bày ra trò: “tôi hô “thò” thì các đại biểu rụt cổ lại, ngồi xuống, tôi hô “thụt” thì đại biểu vươn cổ, đứng lên”. Mọi người vui vẻ, giải trí được một lát... Trong buổi lễ này khi Bác yêu cầu hát, mọi người đồng thanh hát bài “Tạm biệt” một bài hát quen thuộc của Hướng đạo. Cách mạng tháng Tám thành công, chiều 20-11-1945, Bác đã gặp đoàn đại biểu Hướng Đạo Nghệ Tĩnh. Hướng Đạo “quê nhà” đã yêu cầu Hồ Chủ Tịch cho Hướng Đạo “giúp vào công cuộc cứu quốc”, Bác vỗ vai anh em Hướng Đạo, tỏ lời khuyến khích và viết tặng anh em dòng chữ “Tặng anh em Hướng Đạo Nghệ Tĩnh ra sức giữ gìn nền độc lập cho nước nhà. Hồ Chí Minh”(5).

Cuối tháng 11 năm 1945, Hồ Chủ Tịch đã đến trại “Độc lập” của Hướng Đạo(6). Theo chương trình Chủ tịch chỉ đi thăm 15 phút. Nhưng quá vui, lại nấn ná ở “làng Tân Trào”, một mẫu làng quê Việt Nam trong tương lai “trẻ vui chơi, lớn làm lụng, già nghỉ ngơi” nên Cụ bịn rịn mãi 10 giờ mới ra về được.

Cuối tháng 4 năm 1946. Tạ Quang Bửu, Trại trưởng Hướng Đạo, Trần Duy Hưng, Thư ký Hội đồng Trung ương đã cùng Tổng ủy viên Hướng Đạo đến Bắc Bộ phủ xin yết kiến Hồ Chủ tịch, trình bày công việc của Hướng Đạo và xin Hồ Chủ tịch vui lòng nhận làm Hội trưởng danh dự cho Hội Hướng Đạo. 

Ngày 31 tháng 5, trước khi Hồ Chủ tịch lên đường sang Pháp, Người đã gửi thư đến ông Hội trưởng Hội Hướng Đạo Việt Nam “vui lòng nhận làm Danh dự Hội trưởng và xin chúc anh em trong Hội luôn luôn sẵn sàng phụng sự Tổ quốc”.

Trong kháng chiến chống Pháp, Bác thường hay bảo “đồng chí già” Hoàng Đạo Thúy đốt “feu de camp” (lửa trại). Có lần có cả các vị trong Hội đồng Chính phủ dự, chúa lửa Hoàng Đạo Thúy đã chỉ định Bác phải hát một bài. Bác đứng lên đơn ca bài “Anh hùng xưa, nhớ hồi là hồi niên thiếu...”. Cụ Bùi Bằng Đoàn, ngạc nhiên, hỏi Bác “Ai dạy Cụ thế”. Bác trả lời “Hướng Đạo đấy”. Một lần khác, chúa lửa là Trần Duy Hưng, bày trò làm kiệu tay đưa “Cụ Hồ vào thăm đồng bào miền Nam bằng máy bay”. Cả trại phải “ù ù” giả tiếng máy bay bay. “Đến nơi”, Bác nói “Thưa đồng bào miền Nam, tôi được đến đây vui mừng lắm nhưng vì “đi máy bay cũ” mệt, xin nhờ đồng chí Trần Duy Hưng thưa chuyện trước”...

Khi cử đồng chí Thúy làm “Chủ tịch Hội đồng thi đua ái quốc”, Bác dặn: lấy Hướng Đạo mà làm. Có lần, một đồng chí Thứ trưởng là Hướng Đạo Sinh cũ đi họp chậm. Bác chê : “Hướng đạo mà sai giờ à”...

Năm 1950, trong Hội nghị tổng kết chiến dịch Biên giới, Hồ Chủ tịch đã đưa Đại tướng Trần Canh của Quân giải phóng Trung Quốc đến gặp Cục trưởng Thông tin liên lạc Hoàng Đạo Thúy và giới thiệu đấy là một Hướng Đạo Sinh (Trung Quốc gọi là Đồng Tử quân). Đại tướng ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại giao việc quan trọng ấy cho Đồng Tử quân?

Bác Hồ cười và đáp : 

- Cái Đồng Tử quân Việt Nam khác Đồng Tử quân ở bên chú!

Phong trào Hướng Đạo ở Việt Nam có từ năm 1930, do sinh viên người Việt học ở Anh, Pháp đưa về. Do nhiều lý do và nguyên nhân cộng với sự vận động khéo léo mà chính quyền Pháp ở Đông Dương đã cho phép thành lập Hội Hướng Đạo. Hội có 3 hệ phân chia theo lứa tuổi: “Sói con” gồm các em nhỏ từ 7 đến 12, 13. “Hướng Đạo” tuổi từ 14 đến 17; “Tráng sinh” từ 18 trở lên. Hội là một tổ chức tình nguyện do các huynh trưởng phụ trách, Hội có phương châm “luôn sẵn sàng”, có 3 lời thề “Trung thành với Tổ quốc, giúp ích mọi người, tuân theo luật Hội”. 

Vào Hướng Đạo, các thành viên được dạy dỗ về quan sát, liên lạc, cứu thương, lòng dũng cảm, đức vị tha, trí sáng tạo, khắc phục khó khăn... trong các trò vui chơi, vừa chơi vừa học, trong các lần cắm trại nhỏ, cắm trại lớn (rallye) như ở Sặt, Quảng Tế, Bạch Mã thăm các di tích lịch sử, phong cảnh đẹp, chạy đuốc Hà Nội - Sài Gòn, tham gia các hoạt động khuyến thiện.

Dưới chế độ thuộc địa, có thể đây là “Hội” duy nhất hợp pháp được tổ chức chặt chẽ trong thanh niên, có tính kỷ luật cao, được giáo dục tốt, được nói về lòng yêu nước. 

Huynh trưởng phần lớn là các nhà giáo, công chức có tinh thần yêu nước. Điều quan trọng hơn là Chính phủ Pháp ở Đông Dương không nắm được tổ chức này mặc dù chúng đã bỏ nhiều công sức cho đến cả việc thành lập các đoàn thanh niên khác - ví dụ như Đoàn Thanh niên Ducouroy... cũng không lôi kéo được Hướng Đạo. Hội Hướng Đạo cũng biết “chỗ dừng” của mình, không bộc lộ những quan điểm, chính trị mà tập trung vào “đào tạo, xây dựng con người”... Sau này có dịp nói chuyện về Hướng Đạo, Bác Hồ có ý kiến cho rằng “Trong điều kiện Pháp thuộc có một nơi kín để dạy dỗ thanh niên như vậy là quý lắm”(7)...

Năm 1941, Hoàng Đạo Thúy (bấy giờ 40 tuổi) điện cho Tạ Quang Bửu ở Huế, nhắn ra Ninh Bình dự Họp bạn tráng sinh ở Hoa Lư tại lăng vua Đinh Tiên Hoàng - Núi Mã Yên - Khi đến bến đò Gián Khuất (Ninh Bình) đã thấy Tổng ủy viên Hướng Đạo Pháp Raymond Schlemmer đón chờ, nên lại hẹn với Tạ Quang Bửu ra núi Dục Thúy (Non Nước) ở Ninh Bình, gặp nhau, bàn bạc vè vận mệnh nước nhà. Không thể có văn bản, hai người chụp chung một ảnh để đất trời chứng giám. 

Sau năm đó, phong trào Hướng Đạo cả nước có phát triển bước mới chủ yếu là ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ các đội Sói con. Hướng Đạo... có ở các thị xã đã phát triển về đến các huyện. Riêng tỉnh Thanh Hóa, năm 1941 đã có 5, 6 huyện có Hướng Đạo...

Biết là mật thám rình mò, nên các huynh trưởng Hướng Đạo không liên lạc thẳng với Việt Minh. Mặt trận cũng đã có lần cử người đi bắt liên lạc như đồng chí Trần Đăng Ninh - nhưng không được. Tuy nhiên qua các hội viên Việt Minh, gián tiếp hay trực tiếp Hội Hướng Đạo nắm được chủ trương của Đảng là giữ Hướng Đạo không để ngả về phía phản động...

Ở Bắc Bộ, tháng 6 năm 1945, Nguyễn Đình Thi ñến đón Hoàng Đạo Thúy lên chiến khu...

Cách mạng tháng Tám bùng nổ, Hướng Đạo Sinh ở các thành phố đã ngả về phía cách mạng. Daniel Héméry trong sách “De L’ Indochine au Vietnam” viết: “Ở Huế, thanh niên tiền phong của cựu huynh trưởng Hướng Đạo Tạ Quang Bửu đã kiểm soát thành phố và thành lập một ủy ban Việt Minh từ ngày 22/8”(8).

Ở Hà Nội, tại trụ sở “Lửa Hồng” phố Hàng Trống, Tổng Hội Hướng Đạo đã họp anh em “chào mừng Chính phủ, đón Cụ Hồ và chuyển hướng phục vụ Tổ quốc Việt Nam”. Vốn đã từng quen với công tác thông tin liên lạc, y tế, tham gia “phòng thủ thụ động”, băng bó người bị thương (thời kỳ 41 - 45...) nên phần lớn anh chị em Hướng Đạo đã tham gia vào các công việc phù hợp với khả năng của mình. Hướng Đạo đã được giao nhiệm vụ đi trước các đoàn biểu tình, canh gác, bảo vệ khu vực mít tinh ngày 2-9-1945 tại Ba Đình, tuần tra, cảnh giới các địa điểm “nóng” ở Thủ đô. 

Khi Phòng Thông tin của Bộ Quốc phòng thành lập, Ban Mật mã - một cơ quan tối mật, tối quan trọng được giao cho 3 Hướng Đạo Sinh: Tạ Quang Đệ (Quang Đạm), Đinh Loan Thuyên (Hoàng Thành), Trần Mỹ Hoạch...(9). Nhiều cán bộ thông tin của Phòng thông tin đều là Hướng Đạo Sinh (Trần Mỹ Hoạch, Lý Chính Thắng, Nguyễn Sao, Nguyễn Hữu Thấu).

Ngày 2/9/1945 theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã giao nhiệm vụ cho Hoàng Đạo Thúy tổ chức mạng liên lạc trong toàn quốc, hoàn thành vào ngày 9/9 năm đó. Ngày 9/9/1945 được coi là ngày truyền thống của binh chủng Thông tin liên lạc hiện nay.

Một số Hướng Đạo Sinh khác được đưa vào các công tác xã hội, y tế như Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Đình Cầu, Trương Công Trung, Trần Duy Hưng... Các anh Nghiêm Hoàng, Đặng Văn Việt, Nguyễn Thương, Đoàn Chương, Hồ Mai, Mai Xuân Tâm, Nguyễn Hiếu... lại vào Bộ Quốc phòng, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Một số hướng đạo sinh nhập ngũ tại các đơn vị Vệ quốc đoàn, Tiếp phòng quân, có người đã trưởng thành giữ nhiệm vụ cao cấp như Nguyễn Thế Lâm, Dũng Mã, Cao Vân Kháng,  Hà Văn Lâu, Cao Pha, Tôn Thất Hoàng, Hoàng Đình Phu, Lê Liêm, Ngọc Dũng, Phan Tử Quang. Một số anh em khác yêu nghề “trinh thám”, được gọi vào các đội biệt động, công an như: Tráng Thông, Lê Thành, Trần Quốc Hương, Hoàng Đạo; một vài anh em khác lại hoạt động khoa học kỹ thuật như: Lê Khắc, Nguyễn Tạo, Nguyễn Như Kim; sang văn hoá, giáo dục như: Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Hồ Trúc, Thế Lữ...

Khi Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn thành lập, chức Hiệu trưởng được Bác Hồ giao cho Hoàng Đạo Thúy, một huynh trưởng Hướng Đạo ngoài Đảng. Một số lớn học viên và giáo viên, nhân viên nhà trường đều là hướng đạo sinh cũ...

Nhiều chị phụ trách Sói con, Chim con Hướng Đạo như: Diệu Hồng, Đoàn Tâm Đan, Hoàng Thị Hậu cũng đã cùng với các chị em khác tham gia công tác giao thông liên lạc y tế, xã hội, giáo dục...

Một số cán bộ cao cấp của Đảng, thời thanh niên cũng đã là Hướng Đạo”.

Nhờ có truyền thống tốt đẹp của ông cha, tổ tiên, nhất là lòng yêu nước nên thanh niên Việt Nam khi được tổ chức thời nào cũng là rường cột của Tổ quốc.

Tước bỏ đi những đố kỵ, lo sợ, phiền hà, mà trong một thời gian dài những người Hướng Đạo không dám tự nhận sự thật vì nhiều lý do khác nhau và cũng như trong một thời gian không ngắn nhiều người còn chưa hiểu, còn ngại ngần đánh giá về những hoạt động của Hướng Đạo do có trường hợp “con sâu làm rầu nồi canh”, nay nhìn lại quá trình thành lập, hoạt động, tham gia vào công việc cứu nước giữ nước của Hướng Đạo trước, trong và sau Cách mạng tháng Tám, chúng tôi mạnh dạn nghĩ rằng: Hướng Đạo Sinh là một trong những lực lượng thanh niên trí thức của Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến giành độc lập của dân tộc.

Đề nghị chúng ta nên tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm và có kết luận khoa học, lịch sử về vấn đề này.

Những người đứng đầu phong trào Hướng Đạo thời bấy giờ, anh Hoàng Đạo Thúy và anh Tạ Quang Bửu, được số đông thanh niên học sinh, sinh viên mến phục. Hai anh vừa gương mẫu về mặt tu thân, cương thường đạo lý, có “tư cách chững chạc” trong khi đối phó với sự o ép, mơn trớn, mua chuộc của bọn thống trị Pháp - Nhật, vừa có kiến thức sâu rộng về lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, luôn luôn khuyến khích chúng tôi đi theo con đường yêu nước, cùng làm với chúng tôi những việc có ích cho xã hội. Có người nói mỉa mai: “Các anh ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Đúng là việc nhà chúng tôi không phải lo. Nhưng cuốc bộ đi xa hàng chục cây số, mang vác nặng, đốn cây, bổ củi, khiêng đá, ngăn suối, bắc cầu, dựng nhà... - có khi mệt đứt hơi - chúng tôi vẫn hăng hái làm, vui vẻ, tự nguyện, trong các kỳ đi làm việc xã hội, đi cắm trại, đi họp bạn” (rallye); đặc biệt ở trại huấn luyện Bạch Mã.

Anh Bửu đi du học ở Pháp, ở Anh về lại là giáo sư trường Thiên Hựu (Institut de la Providence) là một trường tư thục lớn ở Huế, dạy chương trình “Bac métro” (baccalauréat métropolitain, tú tài Tây), vì vậy nên được gọi là “trường của con nhà giàu”. Một số trong chúng tôi chỉ quen nhìn lớt phớt bề ngoài ai rằng thầy Bửu chỉ lo việc dạy học và đưa hướng đạo sinh đi cắm trại, đi chơi. Trong chúng tôi không thiếu những người “mê” tiếng Anh của thầy Bửu.

Còn việc “đi cắm trại”, “đi chơi” lại thành một lợi thế lớn đối với anh Bửu.  Hướng Đạo Sinh thiếu niên “đi thám hiểm” từng đội độ mươi em, mang theo lều vải, đồ dùng nấu ăn, thực phẩm... để cắm trại, đi về phải báo cáo kết quả thám hiểm kèm theo sơ đồ đường sá vẽ theo đúng lý thuật đồ bản, có ghi chú về thiên nhiên, sông núi, đất đai, cây cỏ, thú vật... Về đời sống xã hội, làng xóm, sinh hoạt, phong tục tập quán... Các Hướng đạo sinh lớn tuổi, gọi là Tráng sinh - đi thám hiểm một mình hoặc một nhóm nhỏ, nội dung báo cáo như trên, nhưng đường xa hơn 30-50 cây số, ghi chép, nhận xét phải tỉ mỉ, sâu sắc hơn.

HƯỚNG ĐẠO – RÈN LUYỆN – ĐÁNH GIẶC
(Để nhớ tới huynh trưởng Tạ Quang Bửu)

( TÔN THẤT HOÀNG 

T

rong các chuyến đi thám hiểm như thế, số Hướng Đạo Sinh được theo anh Bửu không đông, thường chỉ dăm người, nhờ vậy chúng tôi nghe anh kể đôi điều lý thú nhưng quá ít ỏi về một người “thần thoại” mà thỉnh thoảng bạn bè chúng tôi nhắc. đến một cách kính phục và bí mật: ông Nguyễn Ái Quốc. 

Các “môn chơi thể thao” cũng thu hút chúng tôi không kém. Trong thời gian học tại trường Thiên Hựu và sau khi lên đại học, chúng tôi rất ham tập các môn điền kinh, bơi lội. Sự say mê này bắt nguồn từ sự phục tài thầy Bửu  chơi bóng bàn hay, bơi cừ, biết đấm “bốc” (boxe - quyền Anh) Tây phải sợ, biết lái “yac” (yatch - thuyền buồm thể thao)... mọi môn thầy chơi đúng kiểu. Anh Bửu nhẩy cao vượt qua xà l,65m. 

Hồi ấy ở Huế ít người biết bơi “krôn”, kiểu bơi trườn (crawl) hiện đại nhanh nhất. Thầy Bửu vượt xa bọn Tây “vô địch” ở Huế với kiểu bơi này trong bể bơi “xẹc nô-tích” (cercle nautique - câu lạc bộ thể thao dưới nước), làm chúng tôi mở mày mở mặt, tự hào có người An Nam bơi giỏi hơn Tây.

Trong những năm 60-70, anh Bửu là Bộ trưởng Bộ Đại học, được mời làm Hội trưởng Hội Điền kinh Việt Nam. Không ít người tưởng đây chỉ lại thêm một chuyện hiếu hỷ như với bao nhiêu vị cán bộ khác, nhưng đối với những ai đã từng biết hoạt động thể dục thể thao của anh Bửu thì Hội Điền kinh Việt Nam đã khéo chọn mặt gửi vàng.

Dần dần chúng tôi còn hiểu ra rằng anh Bửu đang dạy chúng tôi trở thành những người biết quý trọng lao động chân tay, sống chan hòa được với thợ thuyền, với dân cày. Đó là cách anh trả lời chúng tôi rất tế nhị và thiết thực câu hỏi: “Làm gì đây?”.

Chúng tôi say sưa ca vang bài hát “Tuổi hai mươi” mà anh đặt lời :

Hai  mươi năm nay, cơm ta ăn ta không đi cày, 

Đường hầm và cầu ta không đắp ta không xây, 

Hai mươi năm nay ta nhắm mắt ta đi theo thầy, 

Chữ nghĩa dùi mài, đói kẻ khác, ta mâm đầy! 

Khoan! Khoan dô khoan!Khoan dô khoan! Khoan dô ô ô... Khoan!

Non sông ai đắp, ai giữ gìn mới có ngày nay?

Nay ta hai mươi ta vác cuốc ta xin đi cày

Lam lũ bùn lầy với đất nước với dân này!

Tìm đường sống! Tìm đường sống! Tìm đường sống...!

Trời vừa sáng, tuổi hai mươi, đất vẫn tươi! Máu anh hùng...!

Tìm đường sống! Tìm đường sống! Tìm đường sống...!

Bài hát đặt theo điệu ca khúc “Bốn mươi năm qua” (Fourty years on) của sinh viên Anh sau bốn mươi năm ra trường gặp lại nhau. Đối với chúng tôi cả lời lẫn nhạc bài hát thấm thía tận tâm can, bởi vì nói lên đúng tâm trạng của thanh niên, học sinh, sinh viên gia đình khá giả, có tinh thần dân tộc, đang tìm đường đi nước bước trước tình hình rối ren của quê hương xứ sở trên một thế giới đang chao đảo vì chiến tranh.

Cái thế hoạt động hợp pháp của tổ chức Hướng Đạo còn tạo cơ hội cho anh Bửu “chơi” bọn thực dân Pháp một vố đau. 

Sau ngày Pháp đầu hàng Hitler tháng 6 năm 1940, chính phủ bù nhìn Pê-tanh (Pétain) ra lệnh cho thực dân Pháp ở Đông Dương chống lại đồng minh cũ, nước Anh. Ở Huế cũng như ở Hà Nội chúng tổ chức lễ thánh Gian-Đác (Jeanne d’Arc), nữ anh hùng dân tộc Pháp (1429-143l) bị quân thuộc phái chống nhà vua Pháp bắt được bán cho quân Anh và bị thiêu sống tại Oc-lê-ăng (Orléans). Pê-tanh nhằm mục đích gây căm thù chống nước Anh và hướng dẫn “tinh thần ái quốc” của người Pháp ở Đông Dương đang hoang mang, chia rẽ. Thanh niên Huế trong đó có cả Hướng Đạo Sinh bị chúng bắt làm một đám rước thánh Gian-Đác. Đoàn Hướng Đạo có cả Tây và ta. Tương kế tựu kế, bên ta, anh Bửu đặt điều kiện: tổ chức cùng lúc lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng. Bọn thực dân Pháp muốn xoa dịu tinh thần dân tộc của “Người An Nam đang vui mừng vì mẫu quốc bên Tây thua trận” đành phải chấp nhận. Vậy là một bên gồm nữ sinh trường Gian-Đác, Hướng Đạo Sinh Pháp, học sinh trường Dòng và “Tây con” lo việc rước bà thánh Gian-Đác; một bên gồm nữ sinh trường Đồng Khánh, Hướng Đạo Sinh ta, học sinh các trường Khải Định (Quốc học) v.v... lo việc kỷ niệm Hai Bà Trưng. Nhiều thứ được chuẩn bị bí mật và công phu dưới sự chỉ đạo của anh Bửu.

Đến ngày lễ, tất cả tập họp tại sân vận động Huế. Thoạt nhìn thì đám rước thánh Gian-Đác có vẻ trang trọng, bề thế theo kiểu đám rước “xăng ti” (sancti, tiếng la-tin, các thánh) của đạo Ki-tô, đám rước Hai Bà Trưng trong giản dị, kèm theo chút ít màu sắc dân tộc do các bộ hoa, mũ, áo lính thời xưa và cờ ngũ hành năm màu hay treo ở các đình, chùa vào ngày hội. Nhưng sau hiệu lệnh “lễ rước bắt đầu” thì bỗng vút lên hai lá cờ vuông to có các giải ngũ sắc, giữa cờ vàng nổi bật chữ “Trưng” rất lớn (chữ Hán do anh Bửu viết phóng to) đi đầu, tiếp theo như cả rừng cờ ngũ hành, cờ phướn bao quanh Hai Bà Trưng ngồi kiệu oai nghi, mặc trang phục nữ vương, tay cầm gươm dẫn ba quân tiến tới. Chiêng trống gióng lên uy nghiêm vang dội. Cả sân vận động ngạc nhiên một phút rồi vỗ tay nồng nhiệt cổ vũ. Đám rước thánh Gian-Đác đượm màu tang tóc vì tượng trưng cho việc bà bị đưa đi thiêu sống trong lúc đám rước Hai Bà Trưng bừng bừng khí thế ra quân hào hùng. Một vị quan Nam Triều, cụ Hồ Đắc Hàm, quen thầy Bửu, sau đó nói lên cảm xúc của ông:

“Anh to gan quá! Dám chơi tụi Tây một cú thiệt là hay! Mấy anh giấu cờ ở mô giỏi rứa? Khi mấy anh trương cờ chữ Trưng lên, tụi tui sướng bụng quá mà cứ phải ngồi im ngó nhau!”.

Cứ như thế, qua các hoạt động hợp pháp và các việc làm kín đáo, anh Bửu dạy chúng tôi nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, dạy chúng tôi đối phó hợp pháp với tụi Tây, tập dần cách làm việc im hơi lặng tiếng. Sau này có người cứ muốn làm cho người khác cũng hiểu theo cách của họ, đánh giá anh Bửu trước Cách mạng tháng Tám là “một anh trí thức trùm chăn” không dám có hành động chống đối bọn thực dân Pháp, thậm chí còn cộng tác với chúng, cộng tác với chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim thân Nhật vì đã nhận làm “đặc vụ ủy viên cho Bộ Thanh niên Phan Anh” mở Trường Thanh niên tiền tuyến đào tạo sĩ quan. Chúng tôi vững tin chắc chắn rằng lịch sử sẽ cải chính cách đánh giá lệch lạc, hẹp hòi này. Chỉ xin nhắc lại việc anh Tạ Quang Bửu đã khước từ huân chương Bắc đẩu bội tinh do chính quyền thực dân trao do việc anh thiết kế đường dây điện cao thế cho nhà máy vôi Long Thọ thời kỳ làm việc ở Nhà máy đèn Huế. 

Do thái độ “phạm thượng” đó mà anh Bửu bị Chánh mật thám Trung Kỳ là Sogny bắt giam một tuần.

Sau vụ này bọn thực dân Pháp lập hồ sơ về sự “chống đối mẫu quốc” của anh Bửu, căn cứ vào hai việc làm trước đây: một là bỏ lá cờ tam tài nhỏ (cờ nước Đại Pháp) - biểu hiện sự bảo hộ của đế quốc Pháp - trên góc trái cao của lá cờ vàng lớn Nam Triều (cờ nước An Nam quân chủ) treo trong trại “họp bạn Thần kinh” của Hướng Đạo toàn Đông Dương năm 1940, tại rừng Quảng Tế gần đàn Nam Giao - Huế; hai là trong buổi lễ rước thánh Gian-Đác (Jeanne d’ Arc) tại sân vận động Huế năm 1942 anh đã ra lệnh cho hướng đạo sinh không chào theo kiểu Pétain-Hitler như Ducouroy đã qui định mà vẫn chào theo lối Hướng Đạo.

Thế là chúng ra lệnh bắt anh một cách kín đáo. Niédrist, giám đốc kỹ thuật nhà máy đèn SIPEA, một huynh trưởng Hướng Đạo người Pháp tốt, báo ngay tin này trong một đêm mưa gió tầm tã cho anh Nguyễn Hy Đơn lúc ấy là “Đạo Trưởng” Hướng Đạo Sinh Huế (Đạo là danh từ xưa dùng chỉ một vùng lãnh thổ nước ta). Ngay đêm ấy chúng tôi tổ chức một cuộc họp các huynh trưởng Hướng Đạo tại nhà anh Đơn, có cả Niédrist và bà Chenevier, một Ấu đoàn trưởng rất quí anh Bửu. Một kiến nghị được soạn thảo, có chữ ký của tất cả các huynh trưởng ta và Pháp, được giao cho Niédrist và tôi để ngày mai đi kháng nghị với khâm sứ Trung Kỳ. Mãi hai tuần lễ sau anh Bửu mới được trả tự do, miễn truy tố.

Những môn thể thao cũng như các cuộc đi cắm trại, đi thám hiểm thời đó, về sau này trong cuộc kháng chiến chống Pháp đã giúp chúng tôi rất nhiều. Có thể coi các anh Sơn Mã (hy sinh trong trận Chân Mộng - Phú Thọ nổi tiếng của Trung đoàn 36 trước chiến dịch Điện Biên Phủ). Dũng Mã Tiểu đoàn Trưởng Tiểu đoàn 11 được mọi người quí mến trong Sư đoàn 308, Đặng Văn Việt Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 174, “Vua đường số 4” ở Việt Bắc... là tiêu biểu vào lớp Hướng Đạo Sinh chúng tôi trong Đoàn Quân Vệ Quốc năm xưa. Đặc biệt đối với những anh đã chuyển hẳn sang nghề tình báo như anh Phạm Đỉnh (sau này công tác ở Cục 2, Bộ TTM với tên mới Phan Định), Trần Ngọc Hiền mà nhiều người ở Sài Gòn trước ngày giải phóng đã biết..., các trinh sát viên - điệp viên của anh Nguyễn Thế Lương (Ban Đặc vụ Quân Khu 4), anh Bảy Khiêm (Công an xung phong Thừa Thiên - Huế)... thì các trò chơi Hướng Đạo thời đi học quả đã phát huy tác dụng lớn. 

Những người đứng đầu phong trào Hướng Đạo Việt Nam, anh Hoàng Đạo Thúy, anh Tạ Quang Bửu, hai Tổng ủy viên phụ trách xứ Bắc Kỳ và xứ Trung Kỳ trong Hội Hướng Đạo Đông Dương thời đó đâu có chịu để cho thực dân Pháp lái phong trào phục vụ cho chúng nó. Trái lại, các anh đã chuẩn bị cho Hướng Đạo Sinh Việt Nam phục vụ Tổ quốc Việt Nam.

Rồi đây lịch sử sẽ làm sáng tỏ hơn những gì Phong trào Hướng Đạo đã đóng góp vào phong trào rộng lớn hơn của thế hệ thanh niên yêu nước trước và trong Cách mạng tháng Tám, trong kháng chiến chống Pháp. 

HOÀNG QUÝ
Người nhạc sĩ Hướng Đạo
Cao Huy Chương RS

T

rong thế hệ xây dựng và phát triển của Phong Trào Hướng Đạo Việt Nam (1930-1957) có một người rất gần gũi với chúng ta, dù rằng trong chúng ta rất hiếm người được gặp anh ấy. Do vì cuộc đời của anh quá ngắn ngủi lại thêm hoàn cảnh lịch sử không cho phép. Người đó chính là Nhạc sĩ Hoàng Quý. 

Tại sao Hoàng Quý gần gũi với chúng ta? Thật dễ hiểu, vì ngày nay dù ở đâu, dù lúc nào ta cũng có thể hát vang các ca khúc của anh. 

Hoàng Quý sinh ngày 31.10.1920 tại Hải Phòng. Anh gia nhập Phong Trào Hướng Đạo năm 1939 với tư cách sáng lập viên Tráng đoàn Bạch Đằng, Hải Phòng. Cùng đơn vị với anh có Văn Cao, Vũ Thuận, Đỗ Hữu Ích… Anh mất vì bệnh lao ngày 26.6.1946. 

Với cuộc đời ngắn ngủi 26 tuổi ấy, Hoàng Quý đã để lại cho chúng ta chừng 70 ca khúc và trong số đó bất cứ ca khúc nào cũng tìm thấy một Hoàng Quý Hướng Đạo với tất cả phẩm chất cao đẹp, sáng ngời. 

Một ngày của người Hướng Đạo là một ngày yêu đời. Tất nhiên trên đường đời đâu có luôn luôn bằng phẳng! Đường đời của Hoàng Quý cũng vậy, rất trắc trở từ những khó khăn về cuộc sống, cha mẹ mất sớm, học hành lận đận, sự nghiệp âm nhạc cũng chẳng dễ dàng gì, phần lớn là tự học, tự luyện. Tuy thế người Hướng Đạo luôn xem thường mọi khó khăn, hoặc chấp nhận nó như là những thử thách. Người Hướng Đạo yêu đời không phải vì đời ưu đãi họ mà chính họ tìm ra lẽ đáng yêu của cuộc đời. 

Đời ta bao tươi vui như hoa hồng thắm

Bao chim đang hót trong mây Xuân về trong khóm cây

(Xuân về)

Vui ca lên nào anh em ơi

Hát cho lòng thắm tươi
(Vui ca lên lời 1) 

Ca khúc của Hoàng Quý thường nhiều lời, lời sau bao giờ cũng hay hơn lời trước ở chỗ tươi sáng, ý nghĩa hơn. Tuy nhiên chúng ta ít thuộc các lời sau bởi lẽ chúng ta thường muốn tập cho nhanh để hát cho kịp. 

Vì yêu đời nên Hướng Đạo không bao giờ dứt lời ca tiếng cười dù ở những lúc khó khăn nhất. 

Vui ca lên nào anh em ơi

Chớ đau buồn khóc than

Đời tươi thắm về trong sương mưa

Luôn tiếng hát vang lừng
(Vui ca lên lời 2)

Cùng nhau vui hát cho bao nhiêu người cùng thấy quên sầu đau thương

(Xuân về lời 1)

Đi đi thôi đi lên, vui tươi cười trong gió sương

(Tiếng chim gọi đàn)

Cùng nhau ta tay nắm reo vang tiếng cười

(Nắng tươi)

Người Hướng Đạo luôn luôn sống với, sống cùng mọi người. Cho nên mình không thể yêu đời khi quanh mình còn người ủ rũ, u sầu. Vậy nên mình phải sống chan hoà với mọi người, luôn luôn nghĩ đến người khác. Yêu đời thì phải yêu người.

Đời ta bao tươi vui như hoa hồng thắm

Ta không nên phút giây quên bao người đang khóc than

Trong đời tươi thắm, bao lời âm u lên tiến vang

Ta không quên rằng:

Đời ta bao tươi vui như hoa hồng thắm

Nhưng bên ta có bao nhiêu cuộc đời trong gió sương

Cùng nhau vui giúp cho bao người cùng thấy quên sầu đau thương

(Xuân về, lời 2)

Tuy nhiên đối với người Hướng Đạo là một ngôi nhà. Một ngôi nhà thật rộng rãi thoáng mát, sáng sủa, đầy cỏ cây hoa lá, chim hót vang lừng…

Nắng trong khóm cây, Xuân sáng ngời

Kìa chim bay xa xa ca hót trong mây

(Nắng tươi)

Tiếng chim vang lừng gọi đàn trong sương sớm

(Tiếng chim gọi đàn)

Thiên nhiên nuôi nấng ta, che chở và an ủi ta. Người Hướng Đạo sống hết lòng với thiên nhiên. Nơi nào núi non hùng vĩ, biển trời bao la là nơi đó có bước chân của người Hướng Đạo. Chùa Hương là một thắng cảnh ở Miền Bắc, Hoàng Quý đã đi qua và để lại cho chúng ta một tác phầm bất hủ: “Chùa Hương”. Có người đã ví Hoàng Quý trong nhạc như Nguyễn Nhược Pháp trong thơ có lẽ là ở chỗ này. Lời hát thật giống như lời thơ: trong sáng, êm dịu, thanh thoát, thoáng một vẻ Thiền:

Chùa Hương với đồi núi cao, biết bao êm đềm

Phút mơ màng quên hết ưu phiền

Chiều sương rơi còn đâu đây, vang tiếng trầm theo gió

Tiếng nam mô, êm êm dần lan xa xa mỗi phút thêm âm trong ngàn mơ

Chiều sương rơi còn đâu đây, vang tiếng trầm theo gió

Tiếng nam mô, lâng lâng hồn tôi bay theo tiếng chuông nơi xa mờ

(Chùa Hương)

Nhưng đặc sắc nhất có lẽ là bài “Đêm trăng trên Vịnh Hạ Long”. Ai có đi trên vịnh mới thấy hết sự hùng vỹ, sự mơ mộng và từ đó thấy được cái sâu lắng, cái tài tình trong việc trải rộng tâm hồn mình của Hoàng Quý:

Chiều rơi trong gió khơi đềm êm

Đằng chân mây dần trăng non lên

Ánh vàng tha thướt, nước mờ trong xanh

Gió đưa hơi gợn sóng

Đằng xa xôi bóng non chập chùng

Nằm im nghe mờ trong không trung

Tiếng đàn thánh thót theo ngàn lời ca

Trông con tàu theo gió, gió đưa dần xa.

(Đêm trăng trên vịnh Hạ Long)

Thật là một bức tranh sơn thủy đẹp cả cảnh lẫn tình. Cảnh là cảnh thần tiên, tình là tình sâu lắng của người nghệ sĩ. Cho nên tàu vẫn cứ trôi, dù lòng có mong ghé bến cũng đừng ghé một bến nào cả e khuấy động sự mơ màng, thần tiên, huyền ảo.

Mong con tàu ghé bến, bến mơ thần tiên

(Đêm trăng trên Vịnh Hạ Long)

Tận hưởng những giây phút êm đềm thần tiên nơi cảnh vật ta vẫn không quên nơi đây ghi dấu bao chiến công hiển hách của tiền nhân. Còn đó Hang Giấu Gỗ (nơi giấu những cọc gỗ), sông Bạch Đằng muôn thuở vẫn lừng danh. 

Muôn hồn bên trời nước, say lời sóng dạt dào

Nhắc nhở lời xưa hồn nước lừng danh
(Đêm trăng trên vịnh Hạ Long)

Chùa Hương, Hạ Long… còn đó là công lao của tiền nhân. Trên đất nước này nơi nào cũng thấm máu của tiền nhân, nơi nào cũng ấm hơi của tiền nhân. Vậy nên đối với chúng ta chẳng có nơi nào đẹp hơn quê hương xứ sở của mình cả.

Con sông Bạch Đằng, êm trôi triền miên

Có biết đâu bao năm qua là mồ quân Nguyên

Còn ai không nhớ xưa quân nhà Nam

Làm cho quân Nguyên hết khoe khoang
(Trên sông Bạch Đằng)

Ta cùng nhau đi, thăm nơi hùng xưa

Oai linh đứng muôn đời giữa nơi sông cùng núi
(Bóng cờ lau)

Nước Nam Lam Sơn,

Nước non Lam Sơn

Bóng cờ bay phấp phới

Khắp nơi cờ vàng,

Khắp nơi cờ vàng

Muôn hồn quân Nam
(Nước non Lam Sơn)

Phải nói Hoàng Quý đứng đầu trong số những nhạc sĩ viết “Sử Ca” ở nước ta. Thật là những trang sử huy hoàng, hùng tráng khó phai mờ. Người Hướng Đạo luôn trung thành với Tổ quốc, đặt tinh thần yêu nước lên hàng đầu. Cho nên nhắc nhở đến công lao của tiền nhân là để nối gót tiền nhân, ra sức giữ gìn non sông gấm vóc này. Hoàng Quý sinh ra và lớn lên trong một thời kỳ đen tối của đất nước, anh cũng như mọi người thanh niên yêu nước, quyết đem nhiệt huyết của mình ra để giữ gìn đất nước. 

Tiến lên đường, tới sa trường, ta xứng danh cảm tử quân

Tiến lên đường, tới sa trường trong súng gươm ta coi thường

(Cảm tử quân)

Đến đây ta phải dành một chỗ riêng, để nhắc tới một ca khúc Hướng đạo nhất của Hoàng Quý. Chắc chắn đó là “Đêm trong rừng”. Chỉ có ai là Hướng đạo mới thấy hết cái tuyệt vời của ca khúc này. Rừng đối với Hướng Đạo là bạn chí cốt. Sẵn sàng nương tựa nhau, nghe hơi thở của nhau… Sống một đêm trong rừng và hát “Đêm trong rừng” trước những cuộc tĩnh tâm, lửa dặm đường mới thấy bài hát này đích thực là của Hướng đạo và chỉ Hướng Đạo mới hát hay mà thôi

Rừng muôn cây cao, âm u ngàn thác lá

Gió lắng xa mênh mông, ngồi chung quanh phiến đá

Ta khơi lửa hồng, bập bùng trong đêm thâu

Anh ngồi trong đám ánh sương đêm,

Ta cùng cất cao lời nguyền…

…Một lòng son, bền tâm trí, vì non nước

Có sá chi lao lung, anh em ơi

Im nghe vang âm trong rừng
(Đêm trong rừng)

Trên đây ta đã cùng Hoàng Quý hát vang những trang hùng ca. Nhưng còn chỗ riêng tư của anh thì sao? Nói tới Hoàng Quý mà không nói tới “Cô láng giềng” e không khỏi bị người đời chê trách là quá khô khan, vô tình. Thật vậy, hơn nữa thế kỷ qua cái tên Hoàng Quý đã gắn liền với “Cô láng giềng” nên nếu không nhắc đến ca khúc ấy có bị trách cũng đáng đời. Nhưng đã nhắc tới thì đừng vội cho rằng: “Té ra cái ông xì cút Hoàng Quý ấy mà tình cảm cũng ủy mị nhỉ? Ông thất tình rồi dùng tiếng hát lời ca để mà rên rỉ”. Thật lầm to! Nguyên bài hát này gồm có hai lời. Nếu ai hiểu sai như trên thì cứ hát lại lời 1:

“Hôm nay trời Xuân bao tươi thắm…

Chân bước vui trên bờ đường quê,

Em có hay chăng giờ tôi về”

Lời này chính là lời của Hoàng Quý, mới thấy tình cảm của Hoàng Quý với cô láng giềng (nói nhỏ nhé: Chị Sơn Xuyên) là một tình cảm thủy chung và rất trong sáng. Cô láng giềng chờ đợi Hoàng Quý từng bước trở về. Tiếc thay Hoàng Quý chết sớm tình duyên đành lở dở. Còn lời 2:

Trước ngõ vào thôn vang tiếng pháo…

Nơi mối tơ duyên đành lỡ rồi

Chân bước xa xa dần miền quê

Ai biết cho bao giờ tôi về

Lời này của Hoàng Phú (Nhạc sĩ Tô Vũ) em ruột của Hoàng Quý, Hoàng Phú cố hư cấu lên là cô láng giềng đi lấy chồng cho có vẻ lãng mạn lâm ly hơn. Nhưng phải nhận rằng có 2 lời thì giá trị nghệ thuật của ca khúc được chắp cánh thêm nhiều. 

Hoàng Quý mất quá sớm! Nếu năm nay anh còn sống thì mới có 77 tuổi. Ở tuổi đó đối với người Hướng Đạo thật chưa lấy gì làm già lắm. Ngày nay thương tiếc anh tưởng không gì hơn ta hát vang các ca khúc của anh và cố noi gương anh để sống một cuộc đời hùng tráng, trong sáng đối với lý tưởng Hướng Đạo. 

VĨNH BIỆT 
LÃO TRÁNG HUYNH

PHAN ĐÌNH ĐỐNG

MỘT  HĐS  ĐẦY  ẮP  TÌNH NGƯỜI  VÀ  SĨ  KHÍ  HĐ

C

ụ Phan Đình Đống tức  Đại Tướng Mai Chí Thọ, một nhà cách mạng lớn của đất nước đã vĩnh viễn ra đi hồi 7 giờ 55 phút ngày 28/05/2007, thọ 86 tuổi.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của cụ cực kỳ hào hùng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, Bí thư Khu ủy miền Đông Nam bộ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, Chính Ủy Sài Gòn Gia Định, Giám đốc Công An TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP. HCM, Bí thư Thành ủy TP. HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ v.v. …

Sự nghiệp cách mạng và chính trị của cụ đã được nhiều báo đài cả nước tường thuật đầy đủ. Ở đây chỉ xin có đôi nét về tấm lòng sắt son của một HĐS đối với Tổ quốc, đồng bào, đồng chí, và nhất là đối với Phong trào Hướng Đạo mà Cụ là một thành viên từ năm 1938 ở Đoàn Trần Quốc Tuấn, Nam Định do Trưởng Ngô Nghiêm làm Đoàn Trưởng.

THỦ  CÔNG  VÀ  NẾP  SỐNG  HĐ

Theo lời kể của ông Huỳnh Công Oán, người bảo vệ thân cận nhất của cụ thì: - Chú Chín cùng chúng tôi ăn trong rừng, ngủ trong rừng nhiều ngày, để có bàn ăn tôi lấy cây rừng đóng thành một cái bàn xệu xạo. Đến bữa ăn, nhìn cái bàn chú nói :- “Dọn xuống đất ăn đi, chú chỉ cho”. Chú giải thích, cái chân bàn cháu phải làm cẩn thận hơn, bằng cây to hơn, cái bàn mới vững chắc, mặt bàn cháu phải làm nhỏ nữa mới cân bằng. Cũng như người làm cách mạng đầu tiên phải tạo một cái chân cho vững chắc, còn trẻ cháu phải học, phải rèn luyện để sau này có một cái bàn vững chắc. 

Thường trong những bữa ăn như vậy, chú nhất định không chịu ăn riêng, dù có tiêu chuẩn ăn riêng. Chú bảo rằng: - Cùng gian khổ như nhau, ăn riêng thì không hay, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít.

THÍCH  NHẤT  ĐIỀU  GÌ ?

Một tờ báo phỏng vấn :- Ông thích nhất điều gì ?

Ông trả lời: - Khi nghỉ hưu không còn chức quyền gì nhưng ra đường gặp đồng bào vẫn vui vẻ với tôi là không huy chương nào bằng.

TƯỚNG  CON DÂN  

&  TƯỚNG  CỦA NGƯỜI NGHÈO

Nữ văn sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hải viết: - “Tướng con dân” nói về vị Tướng  đặc biệt này, người đầu tiên mang hàm Đại tướng Công an.

Khi nghỉ hưu, ông không nghỉ ngày nào mà tích cực tham gia trong nhiều lãnh vực với vai trò cố vấn. Không phải cố vấn ngồi chơi xơi nước mà trái lại luôn trăn trở lăn lộn với công việc; tỷ như trong việc xóa đói giảm nghèo ông đã không quản tuổi già sức yếu vẫn hăng hái tìm đến những xóm nhà ổ chuột trên kinh Tàu Hủ, Nhiêu Lộc, kinh Nước đen. Nhiều lần đội mưa, xắn quần lội bì bõm trong các xóm lao động bùn lầy nước đọng để tìm cách xóa đói giảm nghèo. Anh em ái ngại hỏi ông: - “Sao khi nào cũng lo chuyện đói nghèo?” Ông trả lời: - “Người Cộng sản mà không chăm lo cho dân bớt nghèo đói thì còn lo cái gì nữa?”

TÂM  HỒN  VÀ  SĨ  KHÍ  HƯỚNG  ĐẠO

Mười năm trở lại thường nghe các Huynh trưởng râm ran: - Không biết ông Mai Chí Thọ có phải là HĐ không mà trong các buổi họp thường thấy ông bênh vực HĐ. 

Mãi đến 31/05/2006 nhân Lễ Kỷ niệm 60 năm Hồ Chủ Tịch nhận làm Danh Dự hội Trưởng Hội HĐVN, bất ngờ ông ‘xuất một chiêu’ ngọan mục: xác nhận mình là HĐS ở Nam Định năm 1938, và Bác Hồ cũng đã từng tham gia phong trào HĐ ở Anh quốc năm 1915. Khẳng định HĐ là phong trào quần chúng đã đóng góp nhiều công sức trong việc bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Bức thư ngắn gọn mà đầy hào khí HĐ, là làn gió mát gây phấn chấn cho anh chị em, không khí có vẻ dịu mát hơn.

TÊN  RỪNG?

Có Huynh trưởng nói khích tôi: - Chú ngán hay sao mà không hỏi tên Rừng của ổng ?

- Các HĐS coi nhau như ruột thịt. Ngán cái nỗi gì ! Và sau đây là cuộc đối đáp :

- … Thưa lão Huynh, tên Rừng HĐ của Cụ là gì ?

- Tôi vào HĐ chỉ một thời gian ngắn, đến năm 1940 thì bị bắt bỏ tù ở Nam Định, nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội, sau đó đầy lên Sơn La, rồi đưa vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn, rồi đày ra Côn Đảo. Khi ra tù thì lao vào cuộc kháng chiến cho tới nay…

Tôi vớt vát: - Mọi người vẫn trìu mến gọi Cụ là Chú Năm  Xuân.

- Xuân là con gái út của tôi. Còn Năm là thứ của vợ tôi.

- Còn cái tên vang danh Mai Chí Thọ?

- À! Đây là cái tên mà anh Phạm Hùng đã đặt cho tôi. Nguyên do thế này: Chiến trường Mỹ Tho thời đó ác liệt lắm, chỉ trong có 3 năm đã có 2 Chủ tịch UBND Tỉnh, 2 Chỉ Huy Quân sự Tỉnh và 2 Trưởng ty Công An Tỉnh hy sinh. Anh em thường nói đùa “Giã mà đơ xăng troa” - “Jamais deux sans trois” - ý nói “không bao giờ có 2 mà không có 3” tức là còn phải hy sinh nữa, nên anh Phạm Hùng thương mà đặt tên Mai Chí Thọ, (bí danh của tôi trước đó là Nguyễn Xuân Mai). Mai Chí Thọ có nghĩa là sống lâu tới mút mùa.

VĨNH  BIỆT  NGƯỜI  TRÁNG  SINH

ĐẦY  HÀO  KHÍ  HƯỚNG  ĐẠO

Tráng Huynh Phan Đình Đống đã vĩnh viễn ra đi, nhưng các HĐS vẫn mãi nhớ đến Cụ qua bức thư đầy nhiệt huyết của Cụ đối với Phong trào HĐVN. “… Công lao đóng góp của Hội Hướng Đạo vào công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, cũng như xây dựng hòa bình đất nước”. 

HĐ khắp các Tỉnh Thành đều gởi vòng hoa chia buồn. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, hồi 18 giờ ngày Chủ nhật 3/6/2007, một số Huynh Trưởng như Nhan Trừng Sơn, Nguyễn Hữu Ngọc, Nguyễn Trực, Nguyễn Phước Ái Huy, Nguyễn Ngọc Hà, Lê Công Giàu, Cao Nguyên Lợi, Phạm Ngọc Tuyên, Phan Đức Đô, Hồ Hiếu, Nguyễn Văn Chu, Vương Thới Trung, Huỳnh Tấn Mẫm (BS Mẫm nói: - “Tôi không phải là HĐS nhưng trước nay vẫn nhiệt tình ủng hộ HĐ, nên đi trong phái đoàn HĐ”), Phạm Đông, Nghi Yên, Phan Ngọc Diêu đã đến viếng. Trưởng Đoàn là Trưởng Ngô Văn Phương, Đạo Trưởng Phong Châu.

Kế đến, lúc 19 giờ 15 phút Trưởng Phạm Thanh Hiệp đã dẫn đầu phái đoàn HĐ LTT với đồng phục HĐ rất chỉnh tề mang 4 vòng hoa viếng. Các phái đoàn HĐ đã được Ban tổ chức tang lễ cùng gia đình cố Lão Huynh ân cần đón tiếp.

Thôi, xin vĩnh biệt Lão Tráng huynh đầy hùng - tâm - dũng - chí. Xin người an tâm nghỉ ngơi. Tuy rằng HĐVN vẫn còn ngổn ngang trăm mối nhưng bản chất của Phong trào là phụng sự trẻ em tức là phụng sự Tổ quốc… nên chẳng chóng thì chầy cũng sẽ được xã hội công nhận giá trị đích thực của nó.

Vĩnh biệt Lão huynh, người Tráng sinh đầy ắp tình người và tình Hướng Đạo.

Con tằm đến thác

Vẫn còn vương tơ
C

hâm ngôn HĐ là: “Mỗi ngày làm một việc thiện” nên các thành viên của Phong trào từ Sói Con 7, 8 tuổi đến cụ già 90, hàng ngày vẫn chuyên cần làm việc thiện.

Sau đám tang của Lão tráng Phan Đình Đống, người Tráng sinh Tráng đoàn Trần Quốc Tuấn năm 1938 ở Nam Định, theo ước muốn của người quá cố, gia đình đã đem trọn số tiền phúng điếu là 380.000.000đ, thực hiện tâm nguyện của cụ luôn luôn giúp đỡ người nghèo.

Ngày 13/6/2007, bà Nguyễn Thị Thanh, quả phụ Cố Đại Tướng Mai Chí Thọ (Tráng huynh Phan Đình Đống) đã dùng trọn số tiền trên để làm việc thiện như sau:

- Tặng 100 triệu đồng hỗ trợ chăm sóc các em khuyết tật làng Hòa Bình 2.

- Tặng 100 triệu đồng hỗ trợ học bổng cho quĩ  khuyến học và trẻ em nghèo vượt khó TP.HCM. 

- 100 triệu sẽ trao cho 3 Trung tâm Bảo trợ người già tàn tật.
- Và 80 triệu cho Quỹ xóa đói giảm nghèo để góp phần hỗ trợ, chăm sóc cho những người nghèo khó nhất trên TP. HCM. 

Bà Thanh nói: - “Lúc sinh thời anh Năm Xuân đã làm từ thiện, giúp trẻ em tàn tật, người nghèo rất nhiều… Trước lúc ra đi, anh Năm cũng có tâm nguyện dành hết số tiền mà thân quyến, đồng chí phúng điếu, chia buồn, giúp các cơ sở từ thiện xã hội”. “Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”.

Trước đây một số Huynh Trưởng HĐ cũng đã từng thực hiện việc thiện như trên. Tuy không được đồ sộ như Cụ Phan Đình Đống nhưng thể hiện được thiện tâm, thiện ý của HĐS.  

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Ngày xửa ngày xưa
Cò hấp tấp – LÊ NGUYÊN BÁCH 
H

ồi đó Hướng Đạo được gọi là Sì-cút! Có nhiều anh, có tinh thần quốc gia và độc lập, muốn tránh tiếng Sì-cút đã dịch là Đồng tử quân. Nhưng danh Đồng tử quân không được phổ thông, nên anh nào sơ mi kaki cụt tay, quần sọt tím, mũ rộng vành bẹp bốn múi, bít tất dài lên tới gần đầu gối, anh đó là Sì-cút, về sau được gọi trại đi là Sời-Cút. Đến khi, vì lý do tôn giáo (Scouts de France là Hướng Đạo Gia Tô) có thêm Éclaireurs de France cho những anh không theo đạo Gia Tô, thì Éclaireurs vẫn được gọi là Sì-cút. Nhưng vì tiếng Éclaireur có nghĩa là soi sáng, hướng dẫn, nên do đó, danh từ HƯỚNG ĐẠO ra đời.

Hướng Đạo Việt Nam mang tên ÉCLAIREURS DE FRANCE thì bài hát chính thức (Chant Officiel) bắt buộc là bài “Toujours tout droit, les Éclaireurs de France” (Hướng Đạo Pháp luôn thẳng tiến). Về sau, muốn tránh chữ: de France trong khi mình là Việt Nam, bài hát chính thức được thay bằng bài: Si nous voulons être forts, và sau này nữa, được dịch là: muốn nên người cường tráng đời nay. Khi anh em hội họp, muốn hát bài chính thức, thì anh Trưởng ra lệnh: “Hát Xí-nù-vù-lông nhé!”

Sở dĩ danh từ gì cũng là Pháp ngữ cả, vì hồi đó người Việt chúng ta nói tiếng Pháp là một cái "mốt", dần dần nói tiếng Pháp dể dàng hơn tiếng Việt, y như các em bé Việt sống ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc ngày nay, đã dần dần quên hết tiếng mẹ đẻ. Vì thế, khi gặp một anh Trưởng, các Hướng Đạo sinh dơ tay lên chào: Salut chef! (Chào Trưởng!).

Tình trạng này kéo dài một cách tai hại, dù báo Thẳng Tiến do anh Ngỗng Trắng Ngoài Trời làm chủ nhiệm đã cố gắng dùng toàn Việt ngữ cho anh em bớt nới tiếng Pháp đi. Ở trong Nam, anh Huý, Tráng đoàn Lê Văn Duyệt đã có một sáng kiến. Anh đi mua một con heo đất, đặt ở giữa bàn họp. Anh tuyên bố: “Con heo này là để nuôi tiếng Việt. Anh nào lỡ miệng nói một tiếng Pháp thì xin tự giác bỏ vào heo một xu. Heo mập thì quỹ Tráng đoàn được thêm tiền, các anh thêm quen với tiếng mẹ đẻ”.

Chính vì con heo này mà cuộc họp nào cũng thật sôi nổi, náo nhiệt và reo cười thỏa thuê. Gần như anh nào cũng phải… nuôi heo, kể cả anh Tráng Trưởng. Nam Kỳ lúc đó là thuộc địa của Pháp, khác với Bắc và Trung Kỳ chỉ là bảo hộ, do đó các anh miền Nam quen với tiếng Pháp hơn, nên thật là khổ sở khi phải nói câu gì bằng tiếng Việt. Một anh nói một câu, chen vào ba tiếng Pháp, tự động móc túi bỏ ra hai xu. Các anh em khác phản đối: Trois, au lieu de Deux! (ba, chứ sao lại hai). Anh kia cãi: Pardon! Deux Seulement (Xin lỗi, chỉ hai thôi). Cuối cùng, tất cả những anh vừa nói đều bị phạt để cùng cười như vỡ chợ, dù là cười tức tối. Có anh, bị phạt liên tiếp và nhiều quá, quát lên rằng: “Je n’en peux plus! C’est plus fort que moi!” (Tôi chịu hết nổi rồi, quá lắm!), thế rồi móc túi, lấy ra nguyên một đồng bạc (một trăm xu) bỏ vào heo mà khoan khoái tuyên bố rằng “Comme ça, je peux parler à mon aise” (Như thế, tôi mới có thể nói cho đã miệng được).

Ngoài thứ Hướng Đạo Việt Nam mang tên Scouts de France và Éclaireurs de France, nhưng với tinh thần và tính cách Việt Nam, còn có một thứ Hướng đạo Việt Nam nữa, lấy tên SCOUT MARINE, y phục như lính thuỷ của Pháp, và hoạt động cách biệt hẳn các anh Scouts và Éclaireurs. Nói tiếng Pháp thả dàn, quần áo tươm tất sang trọng, đi trại với gà quay, bánh mì, thay vì đào đất nấu cơm như “quân ta”. Do đó, các vị đó được mọi người, kể cả Hướng đạo, coi bằng một con mắt khác, “kính nhi viễn chi” (Kính sợ mà tránh xa).

Rồi hình như vào năm 1936, NỮ HƯỚNG ĐẠO ra đời, mặc váy, mũ vải rộng vành. Nam Hướng đạo, theo Pháp, Anh, là Boy Scout, thì đáng lẽ Nữ Hướng đạo phải là Girl Scout (hoặc là Guide như hiện nay vẫn dùng) nhưng không hiểu sao, các chị hồi đó lại mang tên là Sì-cút Gơớc (Scout Girl).

Chưa bao giờ, Phong trào Hướng Đạo Việt Nam lại được rầm rộ như hồi 1936-1938. Lứa tuổi thanh niên, đang thèm có một lý tưởng để sống đã hăng say gia nhập Hướng Đạo như một cứu cánh. Anh chị nào suốt ngày cũng chỉ học Luật Hướng Đạo, học gút, học chuyên môn. Buổi tối, rủ nhau leo lên mái nhà (nhà ở Hà Nội chỉ cao hai tầng thôi) để chớp đèn đánh Morse hay thổi còi Tích Tích Tè Tè. Đầu giường ngủ, lúc nào cũng treo sẵn cái áo kaki, để khi cần, khoác áo chạy ngay ra đường được. Vì thế, hôm cháy rạp OLYMPIC ở Hàng Da, lửa vừa bốc lên, chưa kịp báo động, đã có một anh Hướng Đạo, khăn quàng bịt mũi, mình mặc kaki ướt đẫm (theo đúng phương pháp chữa cháy) tung dây lasso, một loại dây thường có thòng lọng một đầu, lên lầu; rạp OLYMPIC có tới ba lầu, cao nhất Hà Nội lúc bấy giờ; xông vào cứu gia đình ông chủ rạp là Mai Thanh Ngô, vô địch quyền Anh hạng nặng Đông Dương. Một lúc sau, các HĐS khác chạy tới, tiếp tục cứu cấp và chữa cháy cho đến khi lửa tắt. Anh Hướng Đạo đến trước tiên được khen ngợi và thán phục, biết đâu rằng nhà anh ở ngay đường Phạm Thú Thứ, ngay sát Hàng Da. Hôm sau, báo chí đăng tin này, và đề cao vai trò của những Sì-cút với chữ “SERVIR” (Giúp Ích). Rồi đến khi lụt ở bãi Phúc Xá, anh em Hướng đạo Hà Nội đã đẩy các xe bò, loại xe có hai càng, người kéo người đẩy - đi quyên áo quần và gạo. Xe treo cờ Hướng Đạo (Cờ các đội trong Đoàn) có đánh trống và thổi kèn Ác-mô-ni-ca. Xe đến đâu, đồng bào tranh nhau đem vật phẩm ra bỏ vào trong xe. Năm 1939, người Việt Nam được đưa sang Pháp để đánh Đức, Pháp tổ chức lạc quyên, tất cả các đoàn thể của Pháp như Hồng Thập Tự, Hội Tam Điển, Phòng Thương Mại v.v… đều tham dự. Chỉ có một tổ chức Việt Nam duy nhất là Sời-Cút, thì đến khi công bố kết quả “quân ta” đã toàn thắng vì thu được số tiền vừa lớn, vừa quan trọng nhất. Mỗi nhóm Hướng Đạo là năm anh, mặc đồng phục, đeo thùng có chữ Thập Đỏ, với hàng chữ “POUR NOS HEROS” (Để giúp đỡ những anh hùng của chúng ta), đã được các kiều bào Pháp hoan nghênh hết mình. Họ chen nhau đến bỏ tiền vào thùng, với sự chen lấn: “Maissez-moi faire mon devoir” (Để cho tôi làm bổn phận với chứ).

Thành thử, việc gì cần đến sự tổ chức, đến kỷ luật, đến sự trong sạch, thì người dân bảo nhau: Việc này, chỉ có Sì-cút mới làm được!

Trong hoàn cảnh một nước bị đô hộ, người dân Việt Nam không có quyền tự xưng mình là người VIỆT NAM, mà bị gọi là ANNAMITE (hậu tố ITE có ý nghĩa xấu), bị coi như một hạng người thấp kém, thấp cổ bé miệng, việc thành lập Hướng Đạo Việt Nam quả đã gỡ được phần nào danh dự chung, để cho thực dân Pháp có cảm tình, rồi dần dần nể, trọng người Việt.

Ta hãy làm một tiếng REO để HOAN HÔ anh SẾU SIÊNG NĂNG và một số cựu Trưởng đã khai sinh ra Hướng Đạo Việt Nam. Chắc các anh đang hãnh diện vì chúng ta. Chúng ta sẽ làm cho các anh hãnh diện mãi mãi!

*
Tạm biệt
V

à bây giờ, thì chúng ta chia tay tạm biệt bằng một bài ca quen thuộc của mọi người, nhạc Pháp lời Việt 4 điệp khúc của một tráng sinh tài danh thuộc Tráng Đoàn Nhị Khê - Nguyễn Thứ Lễ tức là văn sĩ, thi sĩ Thế Lữ tài danh của 
Việt Nam

Xin chia tay và hẹn gặp lại trong cuốn 2 :
Xếp lều trại lên đường phụng sự Tổ quốc 
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Bài ca Tạm biệt
I

Vì đâu anh em chúng ta ngày nay

Sắp cùng bùi ngùi xa cách?

Cớ sao ta không còn trông rồi đây 

Có ngày còn hòng gặp nhau?

Câu nhắc lại:

Cách xa, nhưng ta hằng vui vì nay

Ta biết còn ngày sung sướng

Cách xa, nhưng ta hằng mong rồi đây 

Có nhiều hồi còn gặp nhau.

II

Cầm tay ta ca khúc ca mừng nhau

Bước về, lòng còn lưu luyến

Cách nhau tuy xa mà dây đoàn sinh

Kết bền một lòng cùng nhau.

III

Cầm tay ta ca khúc ca chào nhau

Bước về, mà lòng phơi phới

Chúc cho anh em cùng nhau rời chân

Bước về mà lòng hằng vui

IV 

Rồi đây chia tay bốn phương, đoàn sinh

Bước vào cuộc đời hăng hái

Bốn phương  tuy xa mà bao giờ ta

Cũng thầm hẹn ngày gặp nhau

THẾ LỮ

(Phong Hóa)

MỤC LỤC
( Lời nói đầu                                
Trang 5
( Tri ân
9
( Ai là người sáng lập HĐVN ?
13
( HĐVN Thời kỳ vàng son
14
( Hình Trưởng Hoàng Đạo Thúy
22
( Hình Trưởng Võ Thanh Minh
23
( Hình Trưởng Trần Văn Khắc
24
( Hình Trưởng Tạ Quang Bửu
25
( Năm 1930: Khai sinh HĐVN
26
( Đôi Nét Về Trưởng Trần Văn Khắc
27
( Lễ chào cờ đầu tiên của Đoàn Lê Lợi
29
( Trưởng Hoàng Đạo Thúy
32
( Năm 1931:
33
( Đôi nét về đơn vị Công giáo đầu tiên của HĐVN
35
( Bài Tiễn biệt
41o
( Chant Feùdeùral des EÙclaireur de France
42
( Naêm 1932:
44
( Những điều đáng nhớ
47
( Năm 1933: Kỷ vật quý giá
49
( Kỷ vật Hướng đạo
51
( Một kỷ vật đáng quý
53
( Năm 1934: Tổng cuộc HĐ Nam Kỳ phát triển
63
( Tráng Đoàn Lam Sơn
71
( Việc hình thành HĐ Nam Kỳ
73
( Năm 1935: Họp bạn huynh đệ toàn quốc
77
( Mấy điểm lý thú về kỳ trại họp bạn 1935
87
( Danh sách các đơn vị HĐ Công giáo tại Đông Dương
123
( Đón tiếp André Lefèvre
125
( Năm 1936: Năm HL Huynh Trưởng đầu tiên
128
( Năm 1937: Hợp nhất 5 Hội thành Liên Hội HĐĐD
190
( Hội các Tuyên úy HĐ (Aumôniers Scouts Nhóm)
198
( Lịch sử hình thành HĐ Đông Dương
205
( Trại Trường Bạch Mã
218
( Cảm hoài
222
( Năm 1938 
224
( Hướng đạo làm việc thiện
242
( Hướng đạo sinh chữa cháy…
246
( Hướng đạo xưa làm việc thiện
248
( Chuyện xưa nhắc lại…
253
( Năm 1939 
262
( Năm 1940: Họp bạn Rừng Sặt
268
( Nhớ về Trại Trường Bạch Mã
272
( Năm 1941: Họp bạn Thần Kinh
274
( Năm 1942 
280
( Xưởng giấy đầu tiên của HĐVN
282
( Chuyện đồng phục hướng đạo ngày xưa
286
( Năm 1943: Cuộc chơi “hỏa bài” toàn quốc
289
( Cuộc chơi hỏa bài
291
( Đôi nét về đời HĐ  của Nai Bạch Mã
298
( Năm 1944
300
( Đoàn Nữ HĐ Trường Đồng Khánh Huế
303
( Huynh đệ sắt son
306
( Năm 1945: Thống Nhất HĐVN
314
( Nhân vật và sự kiện
318
( Đại tướng Võ Nguyên Giáp với thế hệ HĐS 1945
319
( Danh sách tiền nhân HĐVN
321
( Danh sách Huynh Trưởng thời khởi thủy
322
( Thời vàng son Hướng đạo lan tỏa khắp nơi
338
( Đôi nét về Trưởng Trần Văn Khắc
343
( Trưởng Hoàng Đạo Thúy
346
( Một cái Tết thiệt Hướng Đạo
351
( Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh
360
( Một bài thơ của Hồng Sơn Dã Mã
367
( Kỷ niệm về Ngựa Hoang…
371
( Trên giường bệnh, Trưởng Lão kể chuyện đời xưa
379
( Mấy điểm nhỏ một trong cuộc đời lớn
387
( Đôi nét về chị Bầy Trưởng  đầu tiên của HĐVN
393
( Akéla Lê Thị Lựu - Sói Dí Dỏm
395
( Mừng Trưởng Hổ Cáu Trần Văn Thao tròn 100 tuổi
399
( Ong Vò Vẽ Hiền Lành Hồ Thị Vẽ đã bay xa
404
( Trưởng Tráng Cử - Én Dễ Gần
412
( Người Tráng sinh cao tuổi nhất đã ra đi
415
( Trưởng Phạm Văn Nam - Ngựa Dò Từng Bước
421
( Trưởng Trần Điền - Gà Hùng Biện
423
( Lão Tráng Đặng Văn Việt
425
( Đôi dòng về Tráng sinh Phạm Ngọc Thạch
431
( Trưởng Raoul Sereøne Heùron 
433
( Trưởng Phạm Biểu Tâm
438
( Tưởng niệm anh Tạ Quang Bửu
445
( Trưởng Emmanuel Nieùdrist Isard
450
( Vĩnh biệt đại lão Huynh Trưởng Cung Giũ Nguyên
455
( Những chuyện bên lề
463
( Hướng Đạo Sinh Việt Nam - Họ là ai?
476
( Hướng Đạo - Rèn luyện - Đánh giặc    
486
( Hoàng Quý - Người nhạc sĩ Hướng Đạo
492
( Vĩnh biệt lão tráng huynh Phan Đình Đống
500
( Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ
505
( Hướng Đạo Việt Nam ngày xửa ngày xưa
507
( Tạm biệt
511
( Bài ca Tạm biệt
512
( Mục lục
513

KỶ YẾU

HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

(1930 – 1945)
*
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( Theo vai vế bên ngoại, ông Việt phải gọi cụ Thúy bằng cậu.
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